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LỜI NÓI ĐẦU 

Để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước 

thì yếu tố đào tạo con người là một trong những nhân tố quan trọng và rất cần thiết. 

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam định là một trong những nơi đào tạo ra 

đội ngũ Kỹ sư và Công nhân kỹ thuật lành nghề mà đặc biệt là công nhân ngành công 

nghệ hàn phục vụ cho các lĩnh vực cơ khí, xây dựng…. trong cả nước. 

Để đáp ứng nhu cầu trong thời đại mới, trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam 

định luôn chú ý tới chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp dạy và học. Trong đó 

công tác biên soạn giáo trình, tài liệu để sử dụng cho dạy và học là một mục tiêu quan 

trọng hàng đầu. 

Giáo trình “Mô đun hàn điện cơ bản” được biên soạn dựa trên cơ sở chương 

trình đào tạo thực hành thuộc bộ môn Công nghệ Hàn - Khoa Cơ khí - Trường Đại học 

Sư phạm Kỹ thuật Nam định. Giáo trình dùng để làm tài liệu giảng dạy thực hành cho 

giáo viên, làm tài liệu học tập cho sinh viên và học sinh ngành công nghệ hàn, đồng 

thời cũng là tài liệu tham khảo cho cán bộ kỹ thuật và công nhân trong các lĩnh vực kỹ 

thuật khác. 

Để giáo trình được hoàn thiện hơn, chúng tôi rất mong được sự đóng góp ý kiến 

và xây dựng của các đồng nghiệp và các độc giả. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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GIÁO TRÌNH HÀN ĐIỆN CƠ BẢN 

1. Mục tiêu của môđun 

Học xong mô đun này người học sẽ có khả năng : 

- Trình bày chi tiết các ký hiệu, quy ước của mối hàn 

- Xác định chính xác chủng loại theo ký hiệu, mã hiệu và quan sát thực tế với 

mọi loại que hàn hồ quang tay. 

- Sử  dụng hiệu quả và an toàn mọi dụng cụ  - thiết bị hàn hồ quang thông dụng  

- Tính toán chế độ hàn, chọn và  điều chỉnh các thông số: Đường kính que hàn ; 

Cường độ dòng điện hàn (Ih) ; Số đường hàn, sai số không quá 2%,. 

- Thực hiện các mối hàn đường thẳng, hàn giáp mối (vát mép và không vát 

mép), hàn góc (vát mép và không vát mép), đảm bảo độ ngấu, ít biến dạng, khuyết 

cạnh, lẫn xỉ, vón cục theo đúng yêu cầu bản vẽ hoặc sản phẩm mẫu. 

- Thực hiện các yêu cầu an toàn lao động và vệ sinh môi trường không để xảy ra 

tai nạn cho người và thiết bị. 

2. Khả năng ứng dụng của chương trình 

Giáo trình sau khi hoàn thành sẽ là một tài liệu hữu ích sử dụng trong việc phát 

triển khả năng nghề của học viên tại trường ĐHSPKT nói riêng và các cơ sở đào tạo 

nghề trong nước nói chung. 

3. Néi dung 

TT Nội dung 

Phân bổ thời gian 

Tổng số 

tiết 

Lý  

thuyết 
Thực hành 

1 
Bài 1: Những kiến thức cơ bản khi hàn điện hồ 

quang tay 
15 10 5 

2 Bài 2: Gây và duy trì hồ quang 10 3 7 

3 Bài 3: Hàn đường thẳng ở thế bằng 15 2 13 

5 Bài 4: Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng 20 2 18 

6 Bài 5: Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng 30 2 28 

7 Bài 6: Hàn góc không vát mép  ở thế bằng 20 2 18 

 Bài 7: Hàn chồng nối 20 2 18 

8 Bài 8: Hàn góc có vát mép ở thế bằng 20 2 18 

 Tổng 150 25 125 
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BÀI 1. NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN KHI HÀN ĐIỆN HỒ QUANG TAY 

Mục tiêu 

Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: 

- Trình bày chi tiết các ký hiệu, quy ước của mối hàn. 

- Trình bày thực chất, đặc điểm và công dụng của hàn 

- Phân biệt các loại máy hàn điện hồ quang, đồ gá, kính hàn, kìm hàn và các 

dụng cụ cầm tay. 

- Phân biệt các loại que hàn thép các bon thấp theo ký hiệu, hình dáng bên ngoài. 

- Phân biệt các loại liên kết hàn cơ bản. 

- Nhận biết các khuyết tật trong mối hàn.  

- Trình bày đầy đủ mọi ảnh hưởng của quá trình hàn hồ quang tới sức khỏe công 

nhân hàn. 

- Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và vệ sinh môi trường. 

Nội dung 

1.  Sơ lược về ký hiệu, quy ước của mối hàn. 

1.1. Cách biểu diễn mối hàn trên bản vẽ:  

Khi biểu diễn không phụ thuộc vào phương pháp hàn. 

- Mối hàn nhìn thấy, được biểu diễn bằng "nét liền cơ bản" (hình 1.1) 

- Mối hàn khuất được biểu diễn bằng "nét đứt" (hình 1.2) 

 

  

 

 

 

1.2. Quy ước ký hiệu mối hàn trên bản vẽ. 

- Ký hiệu mối hàn hồ quang tay bằng chữ cái in hoa là chữ (T). Mối hàn chính 

được ghi ở trên (hình 1.3) và phía phụ ghi ở dưới (hình 1.4) nét gạch ngang của đường 

dóng chỉ vị trí  đường hàn. 

 

 

 

 

Hình1.1 Hình 1.2 

T-m8 
T-m8 

Hình 1.3 Hình 1.4 
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- Dùng chữ cái (in thường) và kèm theo các chữ số để chỉ kiểu liên kết hàn. 

m - liên kết hàn giáp mối. 

t - liên kết hàn chữ T. 

g - liên kết hàn góc. 

c - liên kết hàn chồng. 

đ - liên kết hàn chốt.      

1.3. Những ký hiệu hàn tiêu chuẩn 

Bảng 1.1a.  Ký hiệu và ý nghĩa vị trí  của các mối hàn cơ bản 

KÝ HIỆU MỐI HÀN CƠ BẢN VÀ Ý NGHĨA VỊ TRÍ CỦA CHÚNG 

Ý 

nghĩa 

vị trí 

Góc 

Hàn nút 

hoặc khe 

hẹp 

Hàn điểm 

hoặc điện 

cực giả 

Hàn 

đường 

Hàn mặt 

sau hoặc 

tấm đệm 

Hàn phủ 

bề mặt 

vát song 

song đối 

với mối 

ghép hàn 

đồng 

thau 

Hàn gờ 

Hàn mép 

Phía 

bên 

mũi tên 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phía 

bên kia 

mũi tên 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Không sử 

dụng 

 

 

 

 

Cả hai 

phía 

 

 
 

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

 

 

Không sử 

dụng 

 
Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

 

 

 

 

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

 

Bảng 1.2.  Các ký hiệu bổ xung 

CÁC KÝ HIỆU BỔ XUNG 

Mối hàn tất 

cả chu vi 

Mối hàn 

ngoài hiện 

trường 

Xuyên  

thấu 

Tấm  

đệm 

Đường viền 

Bằng Lồi Lõm 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ký hiệu  

mối hàn rãnh 

Ký hiệu  

mối hàn rãnh 
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Bảng 1.1b.  Ký hiệu và ý nghĩa vị trí  của các mối hàn cơ bản 

CÁC KÝ HIỆU HÀN CƠ BẢN VÀ CÁC Ý NGHĨA VỊ TRÍ KHÁC 

Hàn gờ Rãnh 
Ý nghĩa  

vị trí Góc Vuông 
Chữ  

V 
Vát xiên 

Chữ  

U 

Chữ  

J 

Chữ V 

loe 

Vát xiên 

loe 

        

Phía bên 

mũi tên 

chỉ 

        

Mặt bên 

kia mối 

ghép 

Không sử 

dụng        

Cả hai 

bên 

Không sử 

dụng  

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

Không 

sử dụng 

Bên này 

hoặc bên 

kia 

không 

quan 

trọng 

 

1.4. Vị trí các yếu tố tiêu chuẩn của ký hiệu mối hàn 

Bước (khoảng cách từ

tâm đến tâm của mối hàn)

T
S (E) L - P

(N)

F

A

R

Kích thước bên

kia của mũi

tên chỉ

Kích thước nơi

mũi tên chỉ

Góc mở rãnh hàn;. góc tổng của lỗ

khoét loe miệng đối với hàn nút

Khe hở;.  chiều sâu của mối hàn được

lấp đầy đối với hàn nút và hàn khe hẹp

Ký hiệu bổ xung đối với

phương pháp hoàn thiện

Ký hiệu bổ xung cho

hình dáng bề mặt

Kích thước có hiệu lực

(theo tính toán)

Chiều sâu ngấu chảy; Kích thước

đảm bảo cho mối hàn chắc chăn

Đặc điểm kỹ

thuật;  Phương

pháp hàn, hoặc

tham chiếu khác.

Đuôi (được bỏ qua khi

sự tham chiếu không

được sử dụng)

Ký hiệu mối hàn

cơ bản hoặc những

chi tiết tham khảo

Chiều dài mối hàn, trong mối hàn góc

không liên tục, hoặc trong hàn điểm

Ký hiệu mối hàn

ngoài hiện trường

Ký hiệu mối hàn

tất cả xung quanh

Mũi tên chỉ

mối hàn

Đường

tham chiếu

Số mối hàn điểm, hàn đường, hàn

đinh tán, hàn nút, hàn khe hẹp, hoặc

các mối hàn điện cực giả

Các yếu tố trong vùng này được giữ

nguyên trong khi đuôi và mũi tên

quay ngược lại

C
¶ 

h
ai

  
  

  
  

  
b

ên

 

 
Hình 1.5. Vị trí các yếu tố tiêu chuẩn của ký hiệu mối hàn 
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2. Các loại máy hàn điện hồ quang tay và dụng cụ thông dụng. 

2.1. Yêu cầu chung đối với nguồn điện hàn. 

Nguồn điện hàn trong hàn hồ quang tay có thể là nguồn điện xoay chiều hoặc một 

chiều. Nhìn chung nguồn điện hàn và máy hàn phải đảm bảo các yêu cầu chung sau: 

- Điện áp không tải phải Uh < U0 < 80 V. 

- Đối với máy hàn xoay chiều:  

 U0 = 5580 V, Uh = 3055 V. 

- Đối với máy hàn một chiều:  

 U0 = 2545 V, Uh = 1635 V 

- Có khả năng chịu quá tải khi ngắn mạch  

- Có khả năng điều chỉnh dòng điện hàn trong phạm vi rộng. 

- Máy hàn phải có khối lượng nhỏ, hệ số hữu ích lớn, giá thành rẻ, dễ sử dụng 

và dễ sửa chữa. 

2.2. Các loại máy hàn. 

2.2.1. Máy hàn hồ quang điện xoay chiều: Không có ký hiệu (-), (+) tại đầu thứ cấp 

 

Hình 1.6. Sơ đồ nguyên lý của máy biến áp hàn xoay chiều 

 

Hình 1.7. Máy hàn hồ quang xoay chiều 
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2.2.2. Máy hàn hồ quang điện một chiều: Có ký hiệu (-), (+) tại đầu thứ cấp 

 

Hình 1.8. Sơ đồ nguyên lý máy hàn một chiều 

 

Hình 1.9. Máy hàn hồ quang một chiều 

  2.3.  Đồ gá và dụng cụ khác. 

   2.3.1 Đồ gá hàn: hỗ trợ cho công việc gá lắp, định vị chi tiết trong quá trình lắp 

ghép các chi tiết để hàn. Đảm bảo tính định vị và kẹp chặt tốt, dễ tháo, dễ lắp. Không 

bị biến dạng khi hàn.    

 

Hình 1.10. Đồ gá hàn 

   2.3.2. Mặt nạ hàn  

 

Hình 1.11. Mặt nạ hàn 
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   Kính hàn gồm có mặt nạ hàn, kính mầu và kính trắng. 

  - Kính hàn có tác dụng bảo vệ da mặt khỏi tác dụng của ánh sáng hồ quang điện 

phát ra và kim loại lỏng hay xỉ lỏng bắn ra từ vùng hàn. ngoài ra kính hàn còn có tác 

dụng cản quang tức là nhằm mục đích cản bớt những tia sáng có tần số lớn và quá nhỏ 

hơn tia sáng bình thường khỏi tác dụng vào mắt và da mặt người thợ. Đồng thời trên cơ 

sở đó, giúp người thợ hàn quan sát đường hàn để điều chỉnh phù hợp vùng hàn theo 

yêu cầu đắp.   

  2.3.3. Kìm hàn  

  Kìm hàn hay còn gọi là mỏ cặp điện cực. Nó có tác dụng cặp que hàn và truyền điện 

từ cáp hàn vào que hàn. Kìm hàn có nhiều loại khác nhau nhưng thông thường có 2 

loại kìm hàn hay được sử dụng: 

 

Hình 1.12. Kìm hàn cặp bằng lò xo 

 

Hình 1.13. Kìm hàn cặp bằng các má nhíp 

  2.3.4. Cáp hàn 

  Cáp hàn dùng để truyền điện từ máy hàn ra kìm hàn. Cáp hàn gồm nhiều sợi dây 

đồng tết lại với nhau để dễ uốn khúc và dễ quấn lại, tránh gây trở ngại cho người thợ 

trong quá trình thao tác. Tuỳ thuộc vào dòng điện hàn mà người ta chọn cáp hàn có tiết 

diện khác nhau. Thông thường người ta chọn cáp hàn có đường kính từ 10  16 mm. 

 

Hình 1.14. Các loại dây cáp hàn 

  - Lõi: Gồm nhiều sợi dây đồng nhỏ được bó lại với nhau. Kích thước của mỗi 

sợi càng nhỏ thì dây cáp càng mềm. Đường kính của lõi dây cáp hàn phụ thuộc vào 

cường độ dòng điện cần hàn. 

  - Lớp bố: Lớp này nằm ở giữa lõi dây cáp và lớp vỏ cao su được làm bằng sợi gai, 

đay có pha lẫn các sợi vải để làm cho quá trình bảo quản và sử dụng dây cáp được tốt. 
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  - Lớp vỏ cao su: làm bọc ra bên ngoài lõi dây và làm nhiệm vụ cách điện. Lớp 

này phải làm bằng cao su có độ cách điện tốt và độ đàn hồi tốt.  

  2.3.5. Búa gõ xỉ dùng để gõ xỉ bám trên bề mặt mối hàn và làm sạch vũng hàn 

sau khi hàn xong. Búa gõ xỉ có hai đầu một đầu nhọn và một đầu như lưỡi đục bằng. 

Cả hai đầu đều được tôi cứng. 

                                           

Hình 1.15. Một số dụng cụ nghề hàn 

  2.3.6. Búa nguội: thường có trọng lượng là 0,4 kg dùng để nắn sửa những chi 

tiết trước khi hàn và dùng để nắn sửa những sản phẩm sau khi hàn xong 

  2.3.7. Đục nguội: dùng để vát mép vật hàn hoặc cũng có thể dùng để chặt các 

thanh thép có tiết diện nhỏ. Đôi khi người ta có thể dùng đục nguội để tẩy sửa mối hàn. 

  2.3.8. Bàn chải sắt: dùng để làm vệ sinh những mối hàn sau khi hàn hay vật hàn 

trước khi hàn. 

  2.3.9. Kìm kẹp phôi: dùng để kẹp các phôi hàn nóng khi xoay lật, gõ xỉ, …. 

  2.3.10. Những trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

 

Hình 1.16. Một số trang thiết bị bảo hộ cá nhân 

Quần áo bảo hộ lao động; kính bảo hộ; giày da; ướm da; ống che tay chân; gang 

tay. Tuỳ theo tính chất công việc mà có các loại dụng cụ khác nhau. Ví dụ như khi hàn 

leo, hàn trần thì phải đeo gang tay có ống tay dài và mặt nạ có yếm da để tránh xỉ nóng 

bám vào cổ và cánh tay người thợ. 

2.4. Dụng cụ đo kích thước mối hàn.  

Dùng để kiểm tra chiều cao mối hàn, bề rộng mối hàn và chiều sâu các khuyết tật 
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Hình 1.17. Dụng cụ kiểm tra kích thước mối hàn 

3.  Giới thiệu về que hàn thép các bon thấp. 

 3.1. Cấu tạo: Gồm 2 phần 

1~2<1525
±5

250 ~ 450

Hình I.1.1: Cấu tạo que hàn hồ quang tay.

1: Lõi kim loại                 2: Thuốc bọc

d: Đừơng kính lõi que hàn D: Đừờng kính ngoài que hàn 

1 2

Dd

A

A

A - A

d

D

 

Hình 1.18. Cấu tạo que hàn thép các bon thấp 

* Lõi que hàn có đường kính theo lý thuyết dqh = 6÷12 mm. Trong thực tế 

thường dùng dqh = 1÷6 mm. Chiều dài của que hàn L = 250÷450 mm; chiều dài phần 

kẹp l1=25±5 mm; l2 < 15mm; l3 = 1÷2 mm. 

* Lớp thuốc bọc được chế tạo từ hỗn hợp gồm nhiều loại vật liệu dùng ở dạng 

bột, sau đó trộn đều với chất dính và bọc ngoài lõi có chiều dày từ 12 mm.  

3.2. Ký hiệu  

Ký hiệu que hàn hồ quang tay theo tiêu chuẩn của hiệp hội hàn Mỹ AWS được 

thể hiện theo sơ đồ sau: 
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Hình 1.19. Ký hiệu que hàn hồ quang tay theo tiêu chuẩn AWS 

4. Thực chất đặc điểm và ứng dụng của hàn. 

4.1.  Thực chất 

- Hàn là quá trình công nghệ nối hai hoặc nhiều phần tử (chi tiết, bộ phận) thành 

một khối thống nhất bằng cách dùng nguồn nhiệt nung nóng chỗ cần nối đến trạng thái 

lỏng (hoặc dẻo), sau đó kim loại tự kết tinh (hoặc dùng lực ép) tạo thành mối hàn. 

- Hàn hồ quang tay là một quá trình nối hai hoặc nhiều chi tiết lại với nhau bằng 

cách nung nóng que hàn, vật hàn (mép hàn) đến trạng thái chảy. Sau đó đông đặc tạo 

thành mối hàn. 

 

Xỉ hàn

Kim loại hàn

nóng chảy

Khí bảo vệ

từ vỏ bọc

Kim loại mối

hàn đông đặc

Kim loại

cơ bản

Giọt cầu

kim loại

Hồ quang

Lõi que hàn

Vỏ bọc

que hàn
Hướng hàn

 

Hình 1.20. Quá trình hàn hồ quang tay 
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4.2. Đặc điểm và ứng dụng: 

- Liên kết hàn là một liên kết „ ‟cứng‟ ‟  không tháo rời được. 

- So với đinh tán tiết kiệm (10  20)% khối lượng kim loại, so với đúc tiết kiệm 

khoảng 50%. 

- Hàn chế tạo được các chi tiết có hình dáng phức tạp, liên kết các kim loại có 

cùng tính chất hoặc khác tính chất với nhau. 

- Mối hàn có độ bền và độ kín cao, đáp ứng yêu cầu làm việc quan trọng của các 

kết cấu quan trọng (vỏ tàu, bồn chứa, nồi hơi,..v.v). 

- Có thể cơ khí hóa và tự động hóa quá trình hàn. 

- Giá thành chế tạo kết cấu rẻ. 

Tuy vậy, hàn còn có một số nhược điểm: sau khi hàn tồn tại ứng suất và biến 

dạng dư, xuất hiện vùng ảnh hưởng nhiệt làm giảm khả năng chịu lực của kết cấu. 

5. Phân loại hàn hồ quang tay 

5.1. Phân loại theo dòng điện 

a)  Hàn bằng dòng điện xoay chiều AC 

+ Ưu điểm: thiết bị đơn giản, dễ chế tạo, dễ bảo quản sửa chữa, giá thành thấp, 

thuận tiện ở nơi gần lưới điện và hồ quang ít bị thổi lệch. 

+ Nhược điểm: khó gây hồ quang và hồ quang cháy không ổn định, do đó chất 

lượng mối hàn không đạt được yêu cầu cao, không dùng được với tất cả các loại que 

hàn. 

b) Hàn bằng dòng điện một chiều DC 

+ Ưu điểm: dễ gây hồ quang và hồ quang cháy ổn định, tiện lợi ở nơi xa lưới 

điện, chất lượng mối hàn đạt được cao. 

+ Nhược điểm: tổn hao nhiều năng lượng (do dùng máy phát, chỉnh lưu), hồ 

quang hay bị thổi lệch. 

Do có những ưu nhược điểm trên mà hiện nay cả hai phương pháp này cùng tồn 

tại và bổ trợ cho nhau. 

5.2.  Phân loại theo cách nối dây. 

a) Nối trực tiếp  

Nối trực tiếp là nối một cực của nguồn điện hàn với que hàn, còn cực kia nối với vật 

hàn. Khi hàn bằng dòng một chiều, nối trực tiếp được phân ra : nối thuận và nối nghịch.                                                                                         

b) Nối thuận: là nối cực dương của nguồn với vật hàn, cực âm với que hàn. 

c) Nối nghịch: là nối cực dương của nguồn với que hàn, cực âm với vật hàn. Khi 

hàn vật mỏng dùng phương pháp nối nghịch và hàn vật dầy nối thuận. 
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d) Nối gián tiếp : là nối hai cực của nguồn điện với que hàn còn vật hàn không 

nối cực. Hồ quang cháy giữa hai que hàn, do vậy có thể điều chỉnh được lượng nhiệt 

của vũng hàn khi hàn bằng cách thay đổi chiều dài cột hồ quang. Cách nối dây này 

dùng khi hàn các vật mỏng, hàn thép có nhiệt độ nóng chảy thấp bằng điện cực 

không nóng chảy. 

e) Nối hỗn hợp  

Dùng khi hàn hồ quang tay bằng dòng ba pha. Hai cực của nguồn điện nối với 

que hàn còn cực kia nối với vật hàn. Ưu điểm là nhiệt tập trung cao, năng suất hàn 

cao. Thường áp dụng khi hàn vật dầy, các kim loại và hợp kim nóng chảy cao. 

6. Vị trí, các liên kết hàn cơ bản  và chuẩn bị mép hàn.  

 6.1. Vị trí mối hàn trong không gian 

Công nghệ hàn hồ quang tay phụ thuộc rất lớn vào vị trí mối hàn trong không 

gian và kết cấu mối hàn. Theo vị trí mối hàn trong không gian, người ta phân ra các 

dạng hàn sau: Hàn sấp, hàn ngang, hàn đứng và hàn ngửa 

- Hàn bằng (theo tiêu chuẩn ANSI/AWS 3.0-94 của Mỹ): góc nghiêng mối hàn  

≤ 100 và góc quay mối hàn ≤ 100
 

 Góc nghiêng mối hàn là góc giữa đường tâm mối hàn và mặt phẳng nằm ngang 

 Góc quay mối hàn là góc tạo bởi mặt phẳng đi qua trục của mối hàn vuông góc 

với mặt phẳng nối hai đường chân mối hàn và mặt phẳng đứng đi qua tâm của mối hàn. 
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Hình 1.21. Vị trí mối hàn trong không gian theo tiêu chuẩn ANSI/AWS 3.0-94 

- Hàn bằng (theo tiêu chuẩn GOST): là các mối hàn được phân bố trên các mặt 

phẳng nằm trong góc từ 0600 

- Hàn bằng được dùng rộng rãi trong sản xuất vì có rất nhiều ưu điểm: kim loại 

nóng chảy từ đầu que hàn dễ dàng được vận chuyển vào bể hàn, dễ dàng quan sát bể 

hàn, người thợ làm việc ít bị mệt mỏi, có thể sử dụng que hàn có đường kính lớn và 

dòng điện tương đối lớn. 

 

Hình 1.22. Vị trí mối hàn trong không gian theo tiêu chuẩn GOST 

- Hàn sấp: mặt phẳng hàn tạo với mặt phẳng ngang một góc từ 0ữ60o.  

- Hàn ngang: phương hàn song song với mặt phẳng ngang và nằm trong mặt 

phẳng hàn tạo với mặt phẳng ngang một góc từ 60ữ120o. 

  - Hàn đứng: mặt phẳng hàn tạo với mặt phẳng ngang một góc từ 60ữ120o trừ 

phương song song với mặt phẳng ngang. 

- Hàn trần: mặt phẳng hàn tạo với mặt phẳng ngang một góc từ 120ữ180o. 

Theo tiêu chuẩn ISO, phân ra 8 thế hàn sau : 

PA : Hàn tấm ở thế hàn bằng. 

PB : Hàn góc ở thế hàn bằng. 

PC : Hàn ở thế hàn ngang. 

PD : Hàn góc ở thế hàn ngửa. 

PE : Hàn tấm ở thế hàn ngửa. 

PF : Hàn ở thế hàn leo. 

HLo -45 : Hàn ở thế nghiêng 450. 

 PG : Hàn ở thế hàn rơi. 

PA

PB

PC

PD

PE

PF

HLo-45

PG

 

Hình 1.23. Vị trí mối hàn trong không 

gian theo tiêu chuẩn ISO 

6.2. Các loại mối hàn 

 

Mối hàn giáp mối không vát mép Mối hàn giáp mối vát mép V- đơn Mối hàn giáp mối vát mép V- kép 
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Mối hàn giáp mối vát mép đơn Mối hàn giáp mối vát mép kép Mối hàn giáp mối vát mép U- đơn 

 

Mối hàn giáp mối vát mép U-kép Mối hàn giáp mối vát mép J- đơn Mối hàn giáp mối vát mép J- kép 

 

Mối hàn góc một bên Mối hàn góc hai bên 

 

Rãnh V loe Mối hàn bẻ gờ Giọt hàn Mối hàn nút Mối hàn điểm (đường) 

 

Hình 1.24.  Các loại mối hàn 

 

6.3. Định nghĩa từng phần mối hàn giáp mối 

 
Hình 1.25.  Định nghĩa từng phần mối hàn giáp mối 

  1. Góc mở mép hàn: là toàn bộ góc của rãnh giữa các phần đã được ghép mối tạo 

rãnh hàn 

  2. Góc vát của mép hàn: là góc được tạo giữa việc sử lý mép của một chi tiết và 

mặt phẳng vuông góc với bề mặt của chi tiết đó. 

  3. Chiều dày vật liệu: chiều dày của vật liệu được hàn. 

  4. Độ tầy mép hàn (Mép cùn): là mặt rãnh liền kề tới chân của mối ghép. 

  5. Khe hở h: là sự tách ra giữa các chi tiết đã được ghép mối cạnh chân của mối ghép. 

  6. Bề mặt rãnh: bao gồm bề mặt của chi tiết trong rãnh. 
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  7. Kích thước mối hàn: độ ngấu của mối nối (chiều sâu của góc xiên cộng với 

độ ngấu chân theo lý thuyết). Kích thước của mối hàn rãnh và rãnh có hiệu lực 

chính là một. 

6.4. Định nghĩa từng phần mối hàn góc 

 

Hình 1.26.  Định nghĩa từng phần mối hàn lấp góc 

  1. Cạnh của mối hàn góc: là khoảng cách từ gốc của mối liên kết tới chân của 

mối hàn góc. 

  2. Khoảng cách thực tế của  một mối hàn góc: là khoảng cách ngắn nhất từ gốc 

của mối hàn góc tới bề mặt của nó. 

  3. Bề mặt của mối hàn: là bề mặt phơi ra của mối hàn trên mặt phẳng từ bất kỳ 

mối hàn nào đã hoàn thiện. 

  4. Kích thước của mối hàn: độ dài chân của mối hàn góc. 

  5. Gốc của mối hàn: bất kỳ các điểm mặt sau của mối hàn phân cách với bề mặt 

kim loại cơ bản. 

  6. Chiều sâu ngấu chảy: là khoảng cách ngấu chảy mở rộng vào trong kim loại 

cơ bản hoặc xuyên qua từ bề mặt kim loại ngấu chảy trong thời gian hàn. 

  7. Chân của mối hàn: là sự nối liền giữa bề mặt của mối hàn và kim loại cơ bản 

6.5. Các kiểu chuẩn bị mép hàn 

Chất lượng mối hàn phụ thuộc rất lớn vào việc làm sạch và chuẩn bị mép hàn. 

Tuỳ thuộc kiểu mối hàn, chiều dày vật hàn... có thể tiến hành chuẩn bị mép hàn trên 

máy bào hay bằng mỏ cắt khí ... 

Bảng 1.3.  Các kiểu chuẩn bị mép hàn 
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7.  Những khuyết tật của mối hàn.  

7.1. Nứt 

 Loại khe nứt có tính không liên tục biểu thị đặc điểm bằng đầu sắc nhọn và có 

tỷ lệ rất lớn giữa chiều dài và chiều rộng khe hở chiếm chỗ.  

- Nứt hình sao: vết nứt trong hố, thường ở điểm kết thúc của mối hàn. 

- Nứt theo chiều dọc: một mối nứt cùng với phần lớn trục của nó được định 

hướng gần như song song với trục của mối hàn. 

- Nứt ở gốc mối hàn: vết nứt trong mối hàn hoặc vùng ảnh nhiệt xảy ra từ gốc 

của mối hàn. 

- Nứt ở chân: vết nứt trong mối hàn hoặc trong vùng ảnh hưởng nhiệt xảy ra từ 

chân của mối hàn. 

- Nứt theo chiều ngang: một mối nứt cùng với phần lớn trục của nó được định 

hướng gần như vuông góc với trục của mối hàn. 

- Nứt dưới đường hàn: một vết nứt trong vùng ảnh hưởng nhiệt thông thường 

không mở rộng lên bề mặt của kim loại cơ bản.  

Nứt là một trong những khuyết tật nghiêm trọng nhất của liên kết hàn, nứt có thể 

xuất hiện trên bề mặt mối hàn, trong mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt. 

Vết nứt có thể xuất hiện ở các nhiệt độ khác nhau 

- Nứt nóng: xuất hiện trong quá trình kết tinh của liên kết hàn khi nhiệt độ còn 

khá cao, trên 10000C. 
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- Nứt nguội: xuất hiện sau khi kết thúc quá trình hàn và ở nhiệt độ dưới 10000C, 

nứt nguội có thể xuất hiện sau vài giờ hoặc sau vài ngày. 

Vết nứt có các kích thước khác nhau, có thể là nứt tế vi hay nứt thô dại. Các vết 

nứt thô có thể gây phá huỷ kết cấu ngay khi làm việc. Các vết nứt tế vi, trong quá trình 

làm việc của kết cấu sẽ phát triển rộng dần ra tạo thành cá vết nứt thô đại 

Cháy chân

(Undercut)

Nứt ở gốc

(Root crack)

Rỗ khí

(Porosity

'blowhole')

Cháy chân

(Undercut)

Ngậm xỉ

(Slag inclusion)

Miệng bể hàn

(Crater)

Ngấu chảy không hoàn toàn

(Incomplete fusion)
Nứt chân

(Toe Crack)

Chồng lấp (Overlap)

Nứt dưới đường hàn

(Underbead Crack)

Nứt dưới đường hàn

(Underbead Crack)

Nứt dọc mối hàn

(Longitudinal crack)

Hố (Pit)

 

Hình 1.27a.  Những khuyết tật của mối hàn góc 
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Ngấu chảy không hoàn toàn

(Incomplete fusion)

Chồng lấp (Overlap)Chồng lấp

(Overlap)

Ngậm xỉ (Slag inclusion)

Nứt ngang mối hàn

(Transverse crack)

Lõm bề mặt

(Underfill)

Nứt lưu huỳnh

(Sulphur crack)

Ngậm xỉ

Nứt hình sao

(Crater crack)
Tách lớp do lưu huỳnh

(Sulphur Segregation)

Lõm bề mặt

(Underfill)

 

Hình 1.27b.  Những khuyết tật của mối hàn giáp mối 

Có thể phát hiện các vết nứt bằng mắt thường hoặc với kính lúp đối với các vết 

nứt thô dại và nằm ở bề mặt của liên kết hàn. Đối với các vết nứt tế vi và nằm bên trong 

mối hàn chỉ có thể phát hiện được khi dùng các phương pháp kiểm tra như siêu âm, 

kiểm tra từ tính, chụp X quang, v.v ... 

7.2  Rỗ khí  

Là loại lỗ hổng có tính không liên tục được tạo nên bởi khí còn nằm lại trong 

kim loại mối hàn sau khi quá trình đông đặc kết thúc. 

- Rỗ khí sinh ra do hiện tượng khí trong kim loại mối hàn không kịp thoát ra 

ngoài khi kim loại mối hàn đông đặc. 

- Rỗ khí có thể sinh ra ở bên trong hoặc trên bề mặt mối hàn, có thể tập trung 

hoặc nằm rời rạc trong mối hàn. 

- Sự tồn tại của rỗ khí trong mối hàn sẽ làm giảm tiết diện làm việc, giảm cường 

độ chịu lực và độ kín của liên kết hàn. 

7.3  Lẫn xỉ (Rỗ xỉ)  

Là vật liệu đặc phi kim loại nằm lại trong kim loại mối hàn hoặc giữa kim loại 

mối hàn và vật liệu cơ bản. 

- Là loại khuyết tật rất rễ xuất hiện trong mối hàn,  xỉ hàn và tạp chất phi kim loại có 

thể tồn tại trong mối hàn, cũng có thể trên bề mặt mối hàn hoặc ở chân mối hàn..... 
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- Mối hàn bị lẫn xỉ hàn sẽ có ảnh hưởng lớn đến độ dai va đập và tính dẻo của 

kim loại mối hàn, làm giảm khả năng làm việc của liên kết hàn dưới tác dụng của tải 

trọng động. 

7.4  Không ngấu  

Một mối hàn có tính không liên tục trong đó sự nấu chảy không xảy ra giữa kim 

loại mối hàn và nấu chảy bề mặt hoặc phần tiếp giáp các đường hàn.  

- Là khuyết tật nghiêm trọng trong liên kết hàn, nó có thể dẫn đến nứt. 

- Hàn không ngấu sinh ra ở góc mối hàn, mép hàn hoặc giữa các lớp hàn. Phần 

lớn kết cấu bị phá huỷ đều do hàn không ngấu. 

7.5. Cháy chân (cháy cạnh)  

Là phần bị lõm thành rãnh dọc theo ranh giới giữa kim loại cơ bản và kim loại 

đắp. Bao gồm cả chân mối hàn ở mặt trước và ở chân mối hàn ngấu. 

Cháy chân làm giảm tiết diện của liên kết hàn, tạo sự tập chung ứng suất cao và 

dẫn đến sự phá huỷ của kết cấu trong quá trình sử dụng. 

7.6  Hiện tượng bắn tóe 

Các hạt nhỏ kim loại bị bắn ra trong khi hàn nóng chảy, các hạt đó không hình 

thành từ bộ phận của mối hàn, gây mất thẩm mỹ liên kết hàn. 

7.7 Sự biến dạng  

Sự biến dạng là những khuyết tật làm sai lệch hình dáng mặt ngoài của liên kết 

hàn, làm nó không thoả mãn với các yêu cầu kỹ thuật và thiết kế. 

8. An toàn trong hàn hồ quang điện 

8.1. An toàn về điện 

 Dòng điện hàn từ 50 đến vài trăm Ampe, hiệu điện thế từ 25 đến 75 V rất nguy 

hiểm trong khi thực tập. Nếu làm việc trên cao có thể bị ngã gây nguy hiểm đến tính 

mạng của người thợ. Do vậy trong quá trình thực tập ta phải lưu ý không được cầm 

đồng thời cả kìm hàn và vật hàn. Trước khi thực tập phải kiểm tra xem kìm hàn và dây 

hàn có hở, tróc lớp vỏ cách điện không. Không được để kìm hàn và vật hàn tiếp xúc với 

nhau, chỉ được phép thay thế và sửa chữa thiết bị hàn khi đã ngắt nguồn điện. 

 8.2. An toàn về hồ quang hàn 

 ánh sáng hồ quang hàn có thể làm bỏng mắt và da. ánh sáng hồ quang hàn có tia 

nhìn thấy được và có tia không nhìn thấy được. Tia hồng ngoại và tia cực tím có thể gây 

bỏng da. Tia hồng ngoại đi vào mắt không được bảo vệ sẽ gây tổn thương võng mạc. Do 

vậy phải mang mặt nạ hàn có kính lọc màu tương ứng để bảo vệ mắt và da mặt. 

 Hai người thợ hàn làm gần nhau phải có tấm chắn hồ quang. 
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8.3  An toàn về khói và khí hàn 

 Trong quá trình hàn tạo ra khói độc và các sản phẩm phụ ảnh hưởng trực tiếp 

đến sức khoẻ của con người. Do vậy trong quá trình hàn ta phải sử dụng hệ thống hút 

khói. Nếu làm việc trong không gian hẹp ta phải chú ý đến hệ thống thông gió. 

8.4  An toàn cá nhân 

 - Phải trang bị quần áo bảo hộ lao động: áo dài tay, gang tay, mặt nạ, giày da 

Quần áo không được dính dầu mỡ nhằm giảm khả năng cháy. Túi áo phải có nắp đậy 

đề phòng tia lửa hàn bắn vào. 

 - Khi hàn ở vị trí hàn trần phải có tạp dề da, mũ và cài kín cổ áo. 

 - Khu vực làm việc phải xa những nơi có vật liệu dễ cháy, nổ ít nhất là 10 m. 

Nếu hàn trên cao từ 2,5 m trở lên phải thắt dây an toàn và có biện pháp phòng chống 

cháy cho khu vực phía dưới. 

 - Khi làm việc ở nơi kín (thùng chứa, bể) phải có hệ thống thông khí trong suốt 

quá trình hàn. Cần  phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo khói hàn không được tích tụ. 

 - Khi hàn các thùng chứa có dính dầu mỡ phải làm sạch bằng hoá chất. 

 - Phải sử dụng tấm chắn hồ quang để bảo vệ người khác khỏi những tia bức xạ 

của hồ quang. 

 - Sử dụng các thiết bị phòng cháy khi cần thiết: bình bọt, cát.... 

9. Bài tập 

9.1  Giải thích các ký hiệu hàn sau 
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Mối hàn giáp mối vát mép chữ V đơn, hàn một phía 

   

Mối hàn giáp mối vát mép chữ V đơn, hàn một phía, bề mặt bằng 

    

Mối hàn giáp mối vát mép chữ  nửa chữ V kép, hàn hai phía 

  

 Mối hàn giáp mối vát mép chữ chữ V đơn, hàn ngấu một phần 

9.2 Giải thích các ký hiệu que hàn sau 

6010; 6013; 7016; 7018; 7024; 7027 

Phân loại Dòng điện Loại vỏ bọc 
Vị trí 

hàn 

Loại hồ 

quang 

(≈) % bột 

sắt
a
 

6010 

6013 

7016 

7018 

7024 

7027 

DCEP 

AC & DC 

AC & DCEP 

AC & DCEP 

AC & DC 

AC & DC 

Cellulose-sodium 

Rutile-potassium 

Low hydrogen-potassium 

Low hydrogen-potassium-iron powder 

Rutile-iron powder 

Iron oxide-iron powder 

All 

All 

All 

All 

F, Hf 

F, Hf 

xối 

nhẹ 

trung bình 

trung bình 

nhẹ 

trung bình  

0-10 

0-10 

0 

25-40 

50 

50 
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10. Câu hỏi ôn tập 

1/ Trình bày chi tiết các ký hiệu, quy ước của mối hàn. 

2/ Trình bày thực chất, đặc điểm và công dụng của hàn 

3/ Phân biệt các loại que hàn thép các bon thấp theo ký hiệu, hình dáng bên ngoài. 

4/ Phân biệt các loại liên kết hàn cơ bản. 

5/ Nhận biết các khuyết tật trong mối hàn.  

6/ ảnh hưởng của quá trình hàn hồ quang tới sức khỏe công nhân hàn. 
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Phiếu số 3a - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Đọc bản vẽ ký hiệu mối hàn 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Đọc bản vẽ 

- Trình tự thực hiện kỹ năng đọc bản vẽ 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 04 

- Số SV/ 1 nhóm:  06 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

 Báo cáo  Rút kinh nghiệm  Tổng cộng  

5‟  
10‟ 6hv = 60‟   10‟  75‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở vị trí số 1) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi 

SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi 

quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở vị trí số 2) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi 

SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi 

quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở vị trí số 3) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi 

SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi 

quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở vị trí số 4) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi 

SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi 

quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 75‟  
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Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Đọc bản vẽ ký hiệu mối hàn 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: đọc bản vẽ 

 - Trình tự thực hiện kỹ năng đọc bản vẽ 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 04 

 - Số SV/ 1 nhóm:  06 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

 Báo cáo  Rút kinh nghiệm  Tổng cộng  

5‟  
10‟ 6hv = 60‟   10‟  75‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở vị trí số 1) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV 

thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan 

sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở vị trí số 2) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV 

thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan 

sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở vị trí số 3) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV 

thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan 

sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở vị trí số 4) Thực hành kỹ năng đọc bản vẽ. Mỗi SV 

thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan 

sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 75‟  
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Phiếu số 3a - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Nhận biết các loại que hàn 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: nhận biết các loại que hàn 

 - Trình tự thực hiện kỹ năng nhận biết các loại que hàn 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 04 

 - Số SV/ 1 nhóm:  06 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

 Báo cáo  Rút kinh nghiệm  Tổng cộng  

5‟  
10‟ 5hv = 60‟   10‟  75‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở vị trí số 1) Thực hành kỹ năng nhận biết các 

loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại 

trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ 

tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở vị trí số 2) Thực hành kỹ năng nhận biết các 

loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại 

trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ 

tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở vị trí số 3) Thực hành kỹ năng nhận biết các 

loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại 

trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ 

tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở vị trí số 4) Thực hành kỹ năng nhận biết các 

loại que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại 

trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ 

tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 65‟  
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Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Nhận biết các loại que hàn 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: nhận biết các loại que hàn 

 - Trình tự thực hiện kỹ năng nhận biết các loại que hàn  

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 04 

 - Số SV/ 1 nhóm: 06 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

 Báo cáo  Rút kinh nghiệm  Tổng cộng  

5‟  
10‟ 5hv = 50‟   10‟  65‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở vị trí số 1) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại 

que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong 

nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia 

hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở vị trí số 2) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại 

que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong 

nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia 

hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở vị trí số 3) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại 

que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong 

nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia 

hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở vị trí số 4) Thực hành kỹ năng nhận biết các loại 

que hàn. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình. Các SV còn lại trong 

nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia 

hướng dẫn. 

Thời gian 75‟  
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Bài  2: Gây và duy trì hồ quang 

Mục tiêu 

     Sau khi học xong bài này người học sẽ có khả năng: 

- Trình bày khái niệm về hồ quang hàn, các phương pháp gây và duy trì hồ quang 

- Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định  

- An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp. 

Nội dung 

1. Khái niệm về hồ quang hàn – Các phương pháp gây và duy trì hồ quang 

1.1. Hồ quang hàn 

Hiện tượng hồ quang điện được phát minh từ năm 1802, nhưng mãi tới năm 1882 

mới được đua vào ứng dụng để nung chảy kim loại. Nguồn nhiệt của hồ quang điện này 

được ứng dụng để hàn kim loại và phương pháp nối ghép này được gọi là hàn hồ quang. 

Hồ quang là sự phóng điện giữa 2 điện cực có điện áp ở trong môi trường khí hoặc 

hơi. Hồ quang điện được ứng dụng để hàn gọi là hồ quang hàn. 

Khoảng hồ quang nằm  giữa 2 điện cực gọi là  cột hồ quang và chiều dài của nó 

được gọi là chiều dài cột hồ quang (Lhq). Cấu tạo của hồ quang điện có dạng như hình 

 

1-  Vùng cận anốt;    2-  Vùng cận ka tốt;     3-  Cột hồ quang 

Hình 2.1. Cấu tạo của hồ quang điện 

1.2. Điều kiện để xuất hiện hồ quang hàn 

Thực chất của hồ quang là dòng chuyển động có hướng của các phần tử mang điện 

(ion âm, ion dương, điện tử) trong môi trường khí; trong dó điện tử có vai trò rất quan trọng. 

Trong điều kiện bình thường, không khí giữa hai điện cực ở trạng thái trung hoà nên 

không dẫn điện. Khi giữa chúng xuất hiện các phần tử mang điện thì sẽ có dòng điện đi 

qua. Vì vậy để tạo ra hồ quang ta cần tạo ra môi trường có các phần tử mang điện. Quá 

trình đó gọi là quá trình ion hoá. Môi trường có chứa các phần tử ion hoá gọi là môi trường 

ion hoá. Quá trình các điện tử thoát ra từ bề mặt điện cực để đi vào môi trường khí gọi là 

quá trình phát xạ điện tử hay phát xạ electron. Năng lượng để làm thoát điện tử ra khỏi bề 

mặt các chất rắn gọi là công thoát electron. 
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Khi có điện áp, dưới tác dụng của điện trường, các điện tử trong môi trường sẽ 

chuyển động từ ca tốt (-) đến anôt (+) và phát triển với vận tốc lớn. Với sự chuyển động  đó  

các điện tử sẽ va chạm vào các phân tử, nguyên tử trung hoà truyền năng lượng cho chúng 

và kết quả làm tách các điện tử khỏi nguyên tử phân tử và tạo nên các ion. Như vậy thực 

chất của quá trình ion hoá không khí giữa 2 điện cực là do sự va chạm giữa các điện tử được 

tách ra từ điện cực với các phân tử trung hoà không khí. 

Kết quả quá trình ion hoá là sự xuất hiện các phần tử mang điện giữa 2 điện cực và 

hồ quang xuất hiện (nói cách khác là có sự phóng điện giữa 2 điện cực qua môi trường 

không khí). 

Như vậy muốn có hồ quang phải tạo ra một năng lượng cần thiết để làm thoát các 

điện tử. Nguồn năng lượng này có thể thực hiện bằng các biện pháp : 

1.   Tăng điện áp giữa 2 điện cực nhờ bộ khuyếch đại. 

2.   Tăng cường độ dòng điện để tăng nguồn nhiệt bằng cách cho ngắn mạch. 

1.3. Đặc điểm của hồ quang hàn. 

- Mật độ dòng điện lớn (J - A/mm2); 

- Nhiệt độ cao khoảng trên 3000oC và tập trung; 

- Hồ quang của dòng điện một chiều cháy ổn định; 

- Hồ quang của dòng xoay chiều không ổn định nên chất lượng mối hàn kém hơn 

Nhiệt độ ở catôt khoảng  2100oC.  Nguồn nhiệt toả ra chiếm khoảng  36% 

A n«t    2300o    --/--   43%  

Cột hồ quang   5000o-7000oC    --/--   21% 

- Sự  cháy  của  hồ  quang  phụ  thuộc: điện  áp  nguồn, cường độ dòng điện; Vật 

liệu làm điện cực,... 

1.4. Quá trình gây hồ quang khi hàn xảy ra ba giai đoạn 

1. Giai đoạn ngắn mạch: cho hai điện cực chạm vào nhau, do diện tích tiết diện 

ngang của mạch điện bé và điện trở vùng tiếp xúc giữa các điện cực lớn vì vậy trong mạch 

xuất hiện một dòng điện cường độ lớn, hai mép điện cực bị nung nóng mạnh. 

 

Hình 2.2. Quá trình gây hồ quang khi hàn 

2. Giai đoạn ion hoá: khi nâng một điện cực lên khỏi điện cực thứ hai một khoảng từ 

25 mm. Các điện tử bứt ra khá quỹ đạo của mình và chuyển động nhanh về phía anôt (cực 
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dương), trên đường chuyển động chúng va chạm vào các phân tử khí trung hoà làm chúng 

bị ion hóa. Sự ion hoá các phân tử khí kèm theo sự phát nhiệt lớn và phát sáng mạnh. 

3. Giai đoạn hồ quang cháy ổn định: khi mức độ ion hoá đạt tới mức bão hòa, cột hồ 

quang ngừng phát triển, nếu giữ cho khoảng cách giữa hai điện cực không đổi, cột hồ 

quang được duy trì ở mức ổn định. 

Khi hàn, điện áp cần thiết để gây hồ quang khoảng từ 3555 V đối với dòng 

điện một chiều, từ 5580 V đối với dòng điện xoay chiều. Điện áp để duy trì hồ quang 

cháy ổn định khoảng 1635 V khi dùng dòng điện một chiều và từ 2545 V khi dùng 

dòng điện xoay chiều. 

1.5. Các chuyển động cơ bản của que hàn 

 

Hình 2.3. Các chuyển động cơ bản của que hàn 

- Chuyển động đi xuống (V1) là chuyển động theo hướng trục que hàn. Để điều 

chỉnh chiều dài hồ quang, chuyển động này phải có tốc độ bằng tốc độ nóng chảy của que 

hàn mới có thể duy trì hồ quang cháy ổn định. 

- Chuyển động của que hàn dọc theo trục đường hàn (V2): chuyển động V2 nhằm 

tạo thành một đường hàn theo chiều dài theo yêu cầu.  

- Chuyển động dao động ngang (V3): để đảm bảo bề rộng của mối hàn theo yêu cầu. 

1.6. Các phương pháp gây hồ quang  

- Phương pháp hồ quang  mổ thẳng:  

1 2 3

2 ÷ 3 mm

 

Hình 2.4. Quá trình gây hồ quang kiểu mổ thẳng 
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Cho que hàn tịnh tiến nhanh xuống bề mặt vật hàn theo một góc 90o sau đó nhắc 

nhanh lên 1 đoạn sấp xỉ bằng đường kímh que hàn lúc đó hồ quang sẽ phát sinh. Phương 

pháp này khó khăn cho những người mới luyện tập vì dễ xảy ra hiện tượng dính que. 

- Phương pháp mồi hồ quang ma sát (quẹt diêm ).  

1
2 3

2 ÷ 3 mm

 

Hình 2.5. Quá trình gây hồ quang kiểu quẹt diêm (ma sát) 

Đặt que hàn nghiêng so với mặt vật hàn một góc nào đó. Cho mặt đầu que hàn trượt 

lên trên bề mặt vật hàn một đoạn ngắn sau đó đưa que hàn về vị trí thẳng đứng và nhấc 

nhanh lên 1 đoạn bằng đường kính que hàn lúc đó hồ quang sẽ phát sinh.. 

Ưu nhược điểm: dễ thao tác đối với những người mới thực tập nhưng làm cho bề 

mặt vật hàn bẩn. 

1.7. Duy trì hồ quang  

Để cho hồ quang cháy ổn định chúng ta phải thực hiện chuyển động V1 và luôn giữ 

sao cho Lhq = 2  3 (mm). 

Lưu ý khi gây hồ quang: 

- Đối với những người mới thực tập thì khi gây hồ quang, que hàn hay bị dính. Cách 

khắc phục là phải bẻ ngang que hàn, nếu không được thì phải tháo que hàn ra khỏi kìm hàn. 

2. Vận hành và sử dụng máy hàn điện hồ quang tay 

 

Hình 2.6. Hệ thống hàn hồ quang tay 
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2.1. Kiểm tra mạch điện đầu vào 

- Kiểm tra công tắc nguồn điện vào máy ở vị trí OFF 

- Kiểm tra cầu dao điện của mạng điện dẫn vào 

- Kiểm tra dây tiếp đất của máy 

- Siết chặt các vít, bu lông của dây dẫn vào máy. 

2.2. Kiểm tra mạch điện đầu ra.  

- Kiểm tra đầu nối của cáp hàn 

- Nối dây mát với bàn hàn 

- Lắp que hàn vuông góc với kìm hàn 

 

Hình 2.7. Lắp que hàn vào kìm hàn 

2.3. Chuẩn bị Ampe kế  

- Chỉnh núm Ampe kế ở vị trí phù hợp 

- Điều chỉnh cáp hàn nằm giữa khe của mỏ kẹp của Ampe kế. 

 

Hình 2.8. Kiểm tra dòng điện hàn bẳng ampe kìm 

2.4. Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn.  

- Đóng cầu dao điện vào máy 

- Bật công tắc điện trên máy (ON) 

- Điều chỉnh dòng điện theo vạch số chỉ trên máy hàn  

- Cho đầu que hàn tiếp xúc với vật hàn (cầm kính bảo vệ mắt khi thử) 

- Kiểm tra chỉ số chỉ dòng điện hàn trên máy. 
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Hình 2.9. Duy trì hồ quang để điều chình dòng hàn 

Khi hàn sấp, nếu mối hàn có bề rộng bé, que hàn được dịch chuyển dọc đường hàn, 

không có chuyển động ngang. Khi mối hàn có bề rộng lớn, chuyển dịch que hàn có thể 

thực hiện theo nhiều cách để đảm bảo chiều rộng mối hàn B = (35).dqh. Thông thường 

chuyển động que hàn theo đường dích dắc (1, 2, 3). Khi hàn các mối hàn góc, chữ T nếu 

cần nung nóng phần giữa nhiều thì dịch chuyển que hàn theo sơ đồ (4) và khi cần nung 

nóng nhiều hai bên mép hàn như theo sơ đồ (5). 

 

Hình 2.10. Các phương pháp chuyển động que hàn 

3. An toàn và bảo hộ lao động 

3.1. An toàn về hồ quang hàn 

ánh sáng hồ quang hàn có thể làm bỏng mắt và da. ánh sáng hồ quang hàn có tia 

nhìn thấy được và có tia không nhìn thấy được. Tia hồng ngoại và tia cực tím có thể gây 

bỏng da. Tia hồng ngoại đi vào mắt không được bảo vệ sẽ gây tổn thương võng mạc. Do 

vậy phải mang mặt nạ hàn có kính lọc màu tương ứng để bảo vệ mắt và da mặt. 

Hai người thợ hàn làm gần nhau phải có tấm chắn hồ quang. 

3.2. An toàn về khói và khí hàn 

Trong quá trình hàn tạo ra khói độc và các sản phẩm phụ ảnh hưởng trực tiếp đến 

sức khoẻ của con người. Do vậy trong quá trình hàn ta phải sử dụng hệ thống hút khói. Nếu 

làm việc trong không gian hẹp ta phải chú ý đến hệ thống thông gió. 
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3.3. An toàn cá nhân 

- Phải trang bị quần áo bảo hộ lao động: áo dài tay,  gang tay, mặt nạ, giày da quần 

áo không được dính dầu mỡ nhằm giảm khả năng cháy. Túi áo phải có nắp đậy đề phòng 

tia lửa hàn bắn vào. 

- Khi hàn ở vị trí hàn trần phải có tạp dề da, mũ và cài kín cổ áo. 

- Khu vực làm việc phải xa những nơi có vật liệu dễ cháy, nổ ít nhất là 10 m. Nếu 

hàn trên cao từ 2,5 m trở lên phải thắt dây an toàn và có biện pháp phòng chống cháy cho 

khu vực phía dưới. 

- Khi làm việc ở nơi kín (thùng chứa, bể) phải có hệ thống thông khí trong suốt quá 

trình hàn. Cần  phải giám sát chặt chẽ để đảm bảo khói hàn không được tích tụ. 

- Khi hàn các thùng chứa có dính dầu mỡ phải làm sạch bằng hoá chất. 

- Phải sử dụng tấm chắn hồ quang để bảo vệ người khác khỏi những tia bức xạ của 

hồ quang. 

- Sử dụng các thiết bị phòng cháy khi cần thiết: bình bọt, cát.... 

4. Bài tập thực hành: gây và duy trì hồ quang 

4.1. Chuẩn bị  

4.1.1. Thiết bị dụng cụ. 

Máy hàn điện xoay chiều (một chiều), bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm mát, cáp nối đất, 

bàn ghế hàn, máy sấy que hàn, mặt mạ hàn, kìm rèn, búa nguội, búa gõ xỉ bàn chải sắt, 

găng tay da, clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, băng cách điện, ampe kìm.  

4.1.2. Phôi hàn 

- Thép CT31 , KT: 100x100x7 (mm). 

- Số lượng 1 phôi/1 sinh viên 

- Nắn phẳng, thẳng, làm sạch bề mặt. 

4.1.3. Vật liệu hàn 

- Que hàn Kim tín J421  3,2 hoặc 

tương đương 

100

7

1
0
0

 

Hình 2.11. Phôi hàn 

- Số lượng 0,4 kg/SV/ca 

4.1.4. Điều kiện an toàn. 

- Phân xưởng thực tập sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng. 

- Hệ thống hút bụi, hút khói hàn đầy đủ chạy tốt. 

- Hệ thống mạng lưới điện và điện dẫn vào máy an toàn không rò rỉ. 

- Đầy đủ các vách chắn và bình chống cháy. 
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4.2. Chế độ hàn 

- Đường kính que hàn dqh = 3,2 mm 

- Cường độ dòng điện hàn Ih = 115  125 (A) 

4.3. Vận hành máy hàn  

 (Tham khảo phần lý thuyết) 

4.4. Điều chỉnh dòng điện hàn  

 Ih = 115  125 (A) 

4.5. Đặt vật hàn lên bàn hàn 

 

Hình 2.12. Vị trí của phôi hàn trên bàn hàn 

4.6. Gây hồ quang 

- Cúi nghiêng thân trên về phía trước và mở rộng 2 chân. 

- Lắp que hàn vào kìm hàn (vuông góc). 

- Cầm kìm hàn và giữ cánh tay ở vị trí ngang 

- Đưa que hàn đến gần vị trí gây hồ quang.  

- Đưa mặt nạ hàn che mặt. 

- Gây hồ quang (bằng hai phương pháp mổ thẳng và quẹt diêm)  

- Khi hồ quang hình thành, nâng đầu que hàn lên và duy trì chiều dài hồ quang 

khoảng 3 mm. 

- Thực hiện các đoạn hàn có chiều dài khoảng 25 mm, chiều rộng khoảng 6 mm.  

 

Hình 2.13. Gây và duy trì hồ quang 
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4.7. Ngắt hồ quang   

 Rút ngắn chiều dài hồ quang và ngắt nhanh.  

 

Hình 2.14. Ngắt hồ quang 

 4.8. Làm sạch mối hàn 

 - Làm sạch xỉ và kim loại bắn tóe bằng búa gõ xỉ và đục bằng. 

 Chú ý: không làm hư hại bề mặt vật hàn và mối hàn. 

 - Đánh sạch bề mặt bằng bàn chải sắt. 

 

Hình 2.14. Làm sạch mối hàn 

Chú ý:  

- Nếu đầu que hàn không bị phủ 

thuốc bọc thì dễ gây hồ quang.  

- Khi gây hồ quang, gõ nhẹ đầu que 

hàn lên bề mặt vật hàn làm lớp thuốc hoặc 

xỉ trên bề mặt bong ra (không gõ quá 

mạnh làm lớp thuốc bọc quanh đầu điện 

cực bị vỡ). 

 

 

Hình 2.15. Khắc phục hiện tượng dính que 

khi gây hồ quang 

- Khi gây hồ quang, thỉnh thoảng 

đầu que hàn có thể bị dính vào vật hàn. 

- Khi đó cần lắc que hàn sang phải, 

sang trái để tách que hàn ra khỏi vật hàn. 

Nếu để quá lâu, lớp thuốc bọc sẽ bị ảnh 

hưởng bởi nhiệt nung nóng.  
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5. Câu hỏi ôn tập 

1/ Trình bày khái niệm, đặc điểm và điều kiện phát sinh hồ quang hàn,  

2/ Các phương pháp gây và duy trì hồ quang, ưu nhược điểm và phạm vi ứng dụng 

của các phương pháp gây hồ quang 

3/ Trình tự vận hành máy hàn hồ quang điện và phương pháp điều chỉnh dòng điện 

hàn 

4/ An toàn và bảo hộ trong hàn 
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Phiếu số 1 - hướng dẫn thực hiện 

Khóa học TCN và CĐN Hàn 

Công việc Gây và duy trì hồ quang 

TT Các bước Có Không 

1 
Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, 

kìm kẹp mát  
  

2 Kết nối thiết bị   

3 

Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ 

hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gõ xỉ, kìm kẹp phôi, 

thước lá, mũi vạch, mỏ lết 

  

4 

Chuẩn bị vật liệu hàn:  

- Que hàn Kim tín KT-421,  3,2mm hoặc tương 

đương 

- Số lượng 0,4 kg/SV/ca 

  

5 

Chuẩn bị phôi hàn 

- Thép CT31 , KT: 100x100x7 (mm). 

- Số lượng 1 phôi/1 sinh viên 

  

6 Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe   

7 Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt   

8 Bật công tắc nguồn   

9 Điều chỉnh dòng điện gây hồ quang = 115  125 (A)   

10 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

11 Gá phôi đúng vị trí hàn   

12 

Gây hồ quang bằng phương pháp mổ thẳng 

- Góc nghiêng mỏ hàn:  = 75o ~ 85o;  = 90o    

- Phương pháp dao động: đường thẳng 

- Chiều dài hồ quang:  Lhq = 2  3mm 

  

13 
Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn: dùng búa gõ xỉ, bàn 

chải sắt  
  

14 

Gây hồ quang bằng phương pháp quẹt diêm 

- Góc nghiêng mỏ hàn:  = 75o ~ 85o;  = 90o    

- Phương pháp dao động: đường thẳng 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

15 
Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn: dùng búa gõ xỉ, bàn 

chải sắt  
  

16 Ghi tên, nộp bài   
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Phiếu số 2 - Phiếu chi tiết học tập  

 Bản vẽ phôi, góc độ mỏ hàn Thời gian dự kiến: Số: 

- Tài liệu phát tay: 

phiếu hướng dẫn 

thực hiện. 

- Máy vi tính. 

- Bản vẽ phôi, các 

chuyển động cơ 

bản của que hàn... 

- Máy Projector 

- Phông máy chiếu 

 

 

Phôi hàn 

100

7

1
0
0

 

Các chuyển động cơ bản của que hàn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duy trì hồ quang 

 

  

V1 
V2 

V3 

75o 85o° 
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Phiếu số 3A - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: gây và duy trì hồ quang 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: gây và duy trì hồ quang 

 - Trình tự thực hiện kỹ năng gây và duy trì hồ quang 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 03 

 - Số SV/ 1 nhóm:  7 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

 Báo cáo  Rút kinh nghiệm  Tổng cộng  

10‟  
15‟ 7hv = 140‟   20‟  135‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ 

quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn 

thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ 

quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn 

thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ 

quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn 

thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 170‟  
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Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: gây và duy trì hồ quang 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: gây và duy trì hồ quang 

 - Trình tự thực hiện kỹ năng gây và duy trì hồ quang 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 03 

- Số SV/ 1 nhóm:  7 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

 Báo cáo  Rút kinh nghiệm  Tổng cộng  

10‟  
15‟ 7hv = 140‟   20‟  135‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ 

quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn 

thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ 

quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn 

thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng gây và duy trì hồ 

quang. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn 

thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 170‟  
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Bài 3: Hàn đường thẳng ở thế bằng 

Mục tiêu: 

Học xong bài học này người học sẽ có khả năng: 

- Tính chọn đường kính que hàn, cường độ dòng điện hàn vận tốc hàn. 

- Chuẩn bị các loại dụng cụ, thiết bị hàn và phôi hàn. 

- Gá lắp que hàn, chọn góc nghiêng, cách dao động que hàn phù hợp. 

- Trình bày kỹ thuật hàn đường thẳng. 

- Hàn các đường hàn thẳng trên mặt phẳng tấm thép 

- An toàn cho người và thiết bị 

Nội dung 

1. Tính chọn đường kính que hàn, cường độ dòng điện hàn. 

1.1. Đường kính que hàn   

1
2


s
d  (mm). 

Trong đó:  d  đường kính que hàn (mm)  

S  chiều dày vật liệu (mm) 

1.2. Cường độ dòng điện hàn 

Theo công thức: h = ( + αd)d (A)  

  Hoặc    Ih = (30  40)d  (A) 

Trong đó:  Ih là dòng điện hàn 

 và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép  =20,  = 6. 

d là đường kính que hàn. 

Trong thực tế, chiều dày tấm có thể rất lớn nên khi đó dùng công thức trên sẽ 

không phù hợp. 

1.3. Vận tốc hàn.   

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó người thợ phải luôn luôn 

quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp. 

2. Chọn góc nghiêng, cách dao động que hàn. 

2.1. Góc nghiêng que hàn 

- Góc nghiêng que hàn phụ thuộc chiều dày vật hàn, phương pháp hàn, kiểu mối 

ghép hàn và tính chất vật hàn 

- Thông thường trục que hàn hợp với trục đường hàn về phía chưa hàn một góc  

 = 75  850 
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- Khi vật hàn có chiều dày hoặc có tính dẫn nhiệt lớn lớn thì chọn góc nghiêng 

que hàn lớn 

- Khi hàn góc, góc nghiêng que hàn có thể thay đổi để đảm bảo cho mối hàn đều 

hai cạnh 

9
0
°

75÷85°

 

Hình 3.1. Góc độ que hàn 

 2.2. Dao động que hàn 

- Khi hàn các tấm mỏng thì dịch chuyển que hàn theo đường thẳng 

- Khi hàn các tấm dày, cần bề rộng mối hàn lớn thì que hàn vừa tịnh tiến vừa 

chuyển động qua lại theo phương ngang (dao động ngang) 

+ Đưa que hàn theo hình đường thẳng: cho bề rộng mối hàn tương đối hẹp ≤ 

1,5dqh, dùng để hàn lớp thứ nhất mối hàn nhiều lớp và khi hàn các tấm có S = 35mm 

không vát cạnh 

+ Đưa que hàn theo kiểu đường thẳng đi lại: cho tốc độ hàn nhanh, mối hàn hẹp, 

tỏa nhiệt nhanh, thường được ứng dụng trong khi hàn lớp thứ nhất của mối hàn giáp 

mối có khe hở tương đối lớn và hàn các tấm mỏng. 

+ Đưa que hàn theo hình răng cưa: dễ thao tác nên được sử dụng tương đối nhiều 

nhất là khi hàn các tấm thép tương đối dày, hàn bằng, hàn ngửa, hàn đứng giáp mối và 

hàn ke góc. 

+ Dưa que hàn theo hình bán nguyệt: ưu điểm là làm cho kim loại móng chảy 

được tốt, có thời giang giữ nhieeth tương đối dài, làm cho thể hơi rễ thoát ra và xỉ hàn 

nổi lên trên bề mặt mối hàn. ứng dụng khi hàn các tấm thép tương đối dày, hàn bằng, 

hàn ngửa, hàn đứng giáp mối và hàn ke góc. 

+ Đưa que hàn theo hình tam giác xếp: dựa vào chuyển động của que hàn có thể 

khống chế được kim loại chảy làm cho mối hàn hình thành tốt hơn. Cách đưa que hàn 

kiểu này thích hợp với các mối hàn ngang có vát mép và các mối hàn ke góc ở các vị trí 

hàn bằng, hàn đứng, hàn ngửa. 
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+ Dưa que hàn theo hình vòng tròn: thích hợp khi hàn ở vị trí hàn ngang, hàn các 

tấm dày ở vị trí bằng, hàn ke góc ở vị trí ngửa. 

2.3. Chiều dài hồ quang:  

Luôn giữ ổn định chiều dài hồ quang Lhq   dqh, để tạo điều kiện cho kim loại 

lỏng chuyển vào bể hàn và tăng khả năng bảo vệ mối hàn tốt hơn khỏi sự xâm nhập của 

không khí ở môi trường xung quanh.  

3. Kỹ thuật hàn đường thẳng 

3.1. Gây hồ quang  

Gây hồ quang cách đầu mối hàn (10  20) mm, sau khi phát sinh hồ quang, đưa 

que hàn quay lại điểm bắt đầu để hàn. 

 

Hình 3.2. Bắt đầu đường hàn 

3.2. Tiến hành hàn 

Đầu que hàn hướng vào đường tâm của rãnh. 

Điều chỉnh que hàn vuông góc với bề mặt vật hàn theo hướng nhìn dọc theo mối 

hàn và nghiêng với hướng hàn một góc 750  850. 

2÷3

5÷6

5÷6

2÷3

90°

75÷85°

 

Hình 3.3. Góc độ que hàn và các chuyển động ngang khi hàn 
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Dao động que hàn theo kiểu răng cưa hoặc bán nguyệt với biên độ dao động      

6  8 mm, bước dao động 1  2 mm. Chú ý dừng ở hai bên biên độ dao động để kim 

loại điền đầy mép hàn  

Trong quá trình hàn phải luôn luôn quan sát bể hàn để điều chỉnh góc độ que 

hàn, dao động, và giữ cho chiều dài hồ quang ổn định Lhq  dqh 

3.3. Ngắt hồ quang 

Rút ngắn chiều dài hồ quang rồi ngắt nhanh. 

3.4. Nối mối hàn 

Làm sạch xỉ hàn tại chỗ nối. 

Gây hồ quang cách chỗ nối khoảng 20 mm sau đó đưa quay lại điểm nối.  

Điều chỉnh cho kim loại điền đầy rãnh hồ quang sau đó di chuyển que hàn theo 

hướng hàn. 

 

 

Hình 3.4. Nối que hàn 

3.5. Lấp rãnh hồ quang ở cuối đường hàn 

 

 

Hình 3.5. Kết thúc đường hàn 

 Cuối đường hàn, rút ngắn hồ quang rồi xoay đầu điện cực thành vòng tròn nhỏ 

khoảng (23) lần  

 Dùng phương pháp hồ quang ngắt để điền đầy rãnh hồ quang 
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 3.6. Kiểm tra 

 

Hình 3.6. Làm sạch và kiểm tra đường hàn 

- Phần cuối đường hàn.  

 - Hình dạng mối hàn (bề rộng mối hàn, chiều cao mối hàn và vảy hàn).  

 - Cháy cạnh hoặc chảy tràn. 

 - Điểm nối mối hàn. 

 - Kim loại bắn tóe, xỉ hàn. 

Chú ý:  

- Chiều dài hồ quang luôn giữ ngắn và xấp xỉ bằng đường kính que hàn. 

- Xác định chiều dài hồ quang bằng cách quan sát lớp thuốc bọc nóng chảy 

chậm hơn lõi que hàn và tạo thành phễu thuốc  

- Tuy nhiên chiều dài hồ quang cũng có thể được xác định bằng âm thanh do hồ 

quang cháy phát ra. Tiếng hồ quang cháy êm, đều là tốt; còn tiếng hồ quang cháy mạnh 

có nghĩa là chiều dài hồ quang quá dài.  

- Quá trình hàn, nếu đầu điện cực lên, xuống hoặc tốc độ hàn không ổn định thì 

chiều rộng mối hàn nhận được sẽ không đồng đều.  
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4. Bài tập thực hành: Hàn các đường hàn thẳng ở thế bằng 

4.1. Đọc bản vẽ. 

10 5

6

60

2
0

0

2

 

Hình 3.7. Bản vẽ 

4.2. Chuẩn bị 

4.2.1.Thiết bị dụng cụ. 

Máy hàn điện xoay chiều (một chiều), bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm mát, cáp nối 

đất, bàn ghế hàn, máy sấy que hàn, mặt mạ hàn, kìm rèn, búa nguội, búa gõ xỉ bàn chải 

sắt, găng tay da, cơlê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, băng cách điện, ampe kìm.  

4.2.2.Phôi hàn 

 - Thép CT31, KT: 200x60x6 (mm). 

 - Số lượng 1 phôi/1 sinh viên 

- Nắn phẳng, thẳng, làm sạch bề mặt. 

6

6
0

200
 

Hình 3.8. Phôi hàn 

4.2.3.Vật liệu hàn 

- Que hàn Kim tín J421,  3,2mm hoặc tương đương 

- Số lượng 0,4 kg/SV/ca 
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4.3. Điều kiện an toàn. 

- Phân xưởng thực tập sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng. 

- Hệ thống hút bụi, hút khói hàn đầy đủ hoạt động tốt. 

- Hệ thống mạng lưới điện và điện dẫn vào máy an toàn không rò rỉ. 

- Đầy đủ các vách chắn và bình chống cháy. 

4.4. Chế độ hàn 

- Đường kính que hàn dqh = 3,2 mm 

- Cường độ dòng điện hàn Ih = 115  125 (A) 

4.5. Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn 

   - Đóng cầu dao điện vào máy. 

     - Chỉnh Ih = 115  125 (A) 

     - Kiểm tra dòng điện hàn. 

4.6. Gá phôi đúng vị trí hàn 

Đặt chi tiết lên bàn hàn, trục đường hàn song song với vị trí thao tác. 

4.7. Tiến hành hàn. 

4.7.1. Góc nghiêng que hàn 

9
0
°

75÷85°

 

Hình 3.9. Góc độ que hàn 

4.7.2. Dao động que  

 

Hình 3.10. Dao động ngang của que hàn 

4.7.3. Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

- Kết thúc đường hàn: dùng hồ quang ngắt quãng để rãnh hồ quang điền đầy ở 

cuối đường hàn. 
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- Nối que: làm sạch xỉ hàn tại chỗ nối khoảng 15  20 mm, gây hồ quang phía 

sau vũng hàn, sau đó đưa que hàn lên phía trên điểm nối, điều chỉnh cho kim loại 

điền đầy rãnh hồ quang và di chuyển que hàn theo hướng hàn. 

 4.8. Làm sạch mối hàn. 

- Mối hàn để nguội. 

- Dùng búa gõ xỉ và đục bằng làm sạch mối hàn 

- Làm sạch mối hàn bằng bàn chải sắt 

4.9. Kiểm tra.  

- Hình dáng mối hàn. 

- Kiểm tra chiều rộng, chiều cao mối hàn bằng thước 

lá, dưỡng kiểm.  

- Kiểm tra các khuyết tật của mối hàn: lẫn xỉ, khuyết 

cạnh, chảy tràn... 

 

 

 

5. Câu hỏi ôn tập 

1/ Tính chọn đường kính que hàn, cường độ dòng điện hàn. 

2/ Các chuyển động ngang của que hàn và phạm vi ứng dụng các chuyển 

độngngang của que hàn. 

3/ Trình bày kỹ thuật hàn đường thẳng. 

 



 55 

Phiếu số 1 - hướng dẫn thực hiện 

Khóa học TCN và C ĐN Hàn 

Công việc Hàn các đường hàn thẳng ở thế bằng 

TT Các bước Có Không 

1 
Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, 

kìm kẹp mát  
  

2 Kết nối thiết bị   

3 

Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ 

hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gõ xỉ, kìm kẹp phôi, 

thước lá, mũi vạch, mỏ lết 

  

4 

Chuẩn bị vật liệu hàn:  

- Que hàn Kim tín KT-421,  3,2mm hoặc tương 

đương 

- Số lượng 0,4 kg/SV/ca 

  

5 

Chuẩn bị phôi hàn 

- Thép CT31 , KT: 200x60x6 (mm). 

- Số lượng 1 phôi/1 sinh viên 

  

6 Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: Dùng búa, đe   

7 Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt   

8 Vạch dấu xác định trục đường hàn: dùng thước lá, mũi vạch   

9 Gá phôi đúng vị trí hàn   

10 Bật công tắc nguồn   

11 Điều chỉnh dòng điện hàn Ih = 115  125 (A)   

12 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

13 Gá phôi đúng vị trí hàn   

14 

Hàn đường hàn thứ nhất 

- Góc nghiêng mỏ hàn: = 75o ~ 85o;  = 90o    

- Phương pháp dao động: kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang: Lhq = 2  3mm 

  

  

  

15 
Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ nhất: dùng búa gõ 

xỉ, bàn chải sắt  
  

16 Kiểm tra hình dáng, kích thước đường hàn thứ nhất: bằng mắt   
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thường và dưỡng kiểm tra 

17 Hàn đường hàn thứ hai: tiến hành như bước 14   

18 Làm sạch đường hàn thứ hai: tiến hành như bước 15   

19 
Kiểm tra hình dáng, kích thước đường hàn thứ hai : tiến hành 

như bước 16 
  

20 Hàn đường hàn thứ ba: tiến hành như bước 14   

21 Làm sạch đường hàn thứ ba: tiến hành như bước 15   

22 Kiểm tra hình dáng, kích thước đường hàn thứ ba: tiến hành 

như bước 16 

  

23 Ghi tên, nộp bài   
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Phiếu số 2 - chi tiết học tập 

Bản vẽ phôi, góc độ mỏ hàn Thời gian dự kiến: 

- Tài liệu phát tay: 

phiếu hướng dẫn 

thực hiện. 

- Máy vi tính. 

- Bản vẽ phôi, góc 

độ que hàn... 

- Máy Projector 

- Phông máy chiếu 

 

 

Bản vẽ chế tạo 

10 5

6

60

2
0
0

2

 

Phôi hàn 

6

6
0

200
 

Góc độ que hàn 

9
0
°

75÷85°

 

Dao động que hàn 

   Kiểu răng cưa 
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Phiếu số 3A - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn các đường hàn thẳng ở thế bằng 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: hàn các đường hàn thẳng ở thế bằng 

 - Trình tự thực hiện kỹ năng hàn các đường hàn thẳng ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 03 

- Số SV/ 1 nhóm:  7 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

 Báo cáo  Rút kinh nghiệm  Tổng cộng  

10‟  
30‟ 7hv = 210‟   20‟  240‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn đường thẳng 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa 

ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn đường thẳng 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa 

ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn.  

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn đường thẳng 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa 

ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 240‟  
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Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn các đường hàn thẳng ở thế bằng 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Hàn các đường hàn thẳng ở thế bằng 

 - Trình tự thực hiện kỹ năng hàn các đường hàn thẳng ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 03 

 - Số SV/ 1 nhóm:  7 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

 Báo cáo  Rút kinh nghiệm  Tổng cộng  

10‟  
30‟ 7hv = 210‟   20‟  240‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn đường thẳng 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa 

ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn đường thẳng 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa 

ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn.  

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn đường thẳng 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa 

ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 240‟  
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Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả 

 

STT Các yếu tố tính điểm kết quả đo 
điểm 

Tối đa 

Điểm  

Thực 
Ghi chú 

1 Đường hàn có thẳng không Có/không 1,0    

2 
Các đường hàn có song song không? (cho phép sai lệch  ≤ 2mm) 

Sai lệch ≤ 3,0mm = 1,2đ;  ≤ 4mm = 0,8đ;   4,0mm = 0đ  
 1,5 

 
 

3 
Khoảng cách giữa các đường hàn có đảm bảo không? (cho phép sai lệch  ≤2mm) 

Sai lệch ≤ 3,0mm = 1,2đ;  ≤ 4mm = 0,8đ;   4,0mm = 0đ 
 1,5 

 
 

4 
Chiều rộng của các mối hàn có đảm bảo kích thước? 

Sai lệch ≤ 2,0mm = 1,2đ;  ≤ 3,0mm = 0,8đ;   3,0mm = 0đ 
 1,5 

 
 

5 
Các điểm nối có quá cao không? 

Sai lệch ≤ 2,0mm = 0,8đ;  ≤ 3,0mm = 0,5đ;   3,0mm = 0đ 
 1,0 

 
  

6 

Chiều cao mối hàn không bị quá cao? (2,5 mm)  

Nhỏ hơn hoặc bằng 20mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,2đ; 2 khuyết tật = 

0,8đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ 

 1,5 

 
  

  

7 

Mối hàn không bị  ngậm xỉ hoặc rỗ bề mặt 

1 khuyết tật rỗ hoặc ngậm xỉ nhìn thấy được = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 

0,8đ; 2 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 3  khuyết tật = 0đ 

 1,0 

 
  

  

8 Toàn bộ mẫu hàn có được làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 %? Có/Không 1,0    

 Điểm tổng cộng      

 

Có     1,0 điểm 

Không    0,0 điểm 
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Bài 4. Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng 

Mục tiêu: 

Học xong bài học này người học sẽ có khả năng: 

- Chuẩn bị mép hàn, vật liệu hàn 

- Chọn chế độ hàn (dq, Ih,), cách dao động que hàn phù hợp khi biết chiều dày 

phôi hàn và kích thước mối hàn phù hợp với chiều dày vật liệu. 

- Gá lắp các chi tiết hàn chắc chắn đảm bảo yêu cầu 

- Hàn mối hàn giáp mối không vát mép đảm bảo ngấu, đều, đạt tính thẩm mỹ,  

- Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn. 

- An toàn lao động cho người, thiết bị. 

Nội dung 

1. Khái niệm 

- Mối hàn giáp mối: là mối hàn nối hai đầu tấm kim loại lại với nhau khi chúng 

cùng nằm trong một mặt phẳng. Đặc điểm của loại liên kết này là đơn giản, tiết kiệm, 

dễ chế tạo và là loại được dùng phổ biến nhất 

2. Sự chuẩn bị và kích thước mối hàn giáp mối không vát mép 

Bảng 4.1. Bảng quy phạm mối ghép, mối hàn giáp mối không vát mép 

S

b

S

a
h

 

S b a h 

1 4 0+0,5 

1

5,01

  

2 5 1
±0,5

 

3 6 1
±0,5

 

4 8 2
±1 

5 8 2
±1 

6 10 2
±1 

3. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối không vát cạnh 

- Khi S≤6 có thể hàn giáp mối không vát cạnh, trước khi hàn phải làm sạch mối 

hàn và thực hiện mối hàn hai phía. 

- Khi S≤3 có thể hàn giáp mối không vát cạnh và thực hiện mối hàn một phía  

- Khi hàn mặt chính dùng que hàn  3  4, hàn với hồ quang ngắn  

- Chiều sâu nóng chảy H=2/3.S  

- Bề rộng mối hàn b = 4  10 (mm). 

- Đối với vật hàn không quan trọng khi hàn xong (hàn bịt đáy)  không cần đục, 

cạo sạch gốc của mối hàn chính nhưng phải làm sạch sỉ hàn, Oxit kim loại bằng bàn 

chải sắt sau đó dùng que 3 để hàn bịt đáy với dòng điện lớn hơn một chút. 
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- Đối với những vật hàn quan trọng khi hàn mặt chính và mối hàn một phía khi 

hàn cần thiết phải bảo vệ mặt sau của mối hàn bằng cách dùng đệm đồng, đệm đồng + 

thuốc hàn, dùng khí bảo vệ. Để tạo thuận lợi cho mối hàn có H>S thông thường người 

ta dùng đệm đồng, bột nhão.... 

- Khi hàn mặt sau cần thiết phải làm sạch gốc của mối hàn chính đến khi không 

còn thấy khuyết tật, rỗ khí, xỉ của mối hàn chính có thể dùng phương pháp đục, khoét, 

mài, cắt bằng Plasma, hồ quang + khí nén.... 

- Cách đưa que hàn theo kiểu đường thẳng, răng cưa khi hàn mặt trước tốc độ 

đưa que hơi chậm, khi bịt đáy thì đưa que theo kiểu đường thẳng để tăng chiều cao mối 

hàn và giảm bề rộng mối hàn. 

4. Tính chọn đường kính que hàn, cường độ dòng điện hàn. 

4.1. Đường kính que hàn   

Hàn giáp mối áp dụng công thức:  

1
2


s
d  (mm). 

Trong đó:   

d  đường kính que hàn (mm)  

S  chiều dày vật liệu (mm) 

4.2. Cường độ dòng điện hàn 

Theo công thức: 

h = ( + αd)d (A)  

  Hoặc     

Ih = (30  40)d  (A) 

Trong đó:   

Ih là dòng điện hàn 

 và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép  =20,  = 6. 

d là đường kính que hàn. 

Trong thực tế, chiều dày tấm hoặc cạnh mối hàn góc có thể rất lớn nên khi đó 

dùng công thức trên sẽ không phù hợp. Có thể chọn theo bảng chế độ hàn thép các bon 

thấp, trung bình và thép các bon cao tùy từng trường hợp cụ thể của phôi hàn. 

4.3. Vận tốc hàn. 

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó người thợ phải luôn luôn 

quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp 
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5. Các khuyết tật thường gặp  

5.1. Mối hàn không ngấu  

 

 

Hình 4.1. Khuyết tật hàn không ngấu 

Nguyên nhân 

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ 

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh 

- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực không hợp lý. 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

Biện pháp khắc phục 

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn 

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... 

5.2. Mối hàn cháy chân (cháy cạnh) 

 

 

Hình 4.2. Khuyết tật cháy chân (cháy cạnh) 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá lớn 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

- Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa hợp lý 

- Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn 

Biện pháp khắc phục 

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ 

điền đầy vào hai bên. 

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn 

- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. 

- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang, từ đầu mỏ xuống tới vật hàn là 

10÷15mm. 

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp 

- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang bằng cách che chắn gió. 

5.3. Lẫn xỉ (Rỗ xỉ) 

Nguyên nhân 
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- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim loại nóng 

chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. 

- Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp chưa gõ 

sạch xỉ. 

- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao. 

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài. 

 

 

Hình 4.3. Khuyết tật lẫn xỉ (rỗ xỉ) 

Biện pháp khắc phục 

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian 

dừng lại của hồ quang 

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn. 

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ 

hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn. 

6. Bài tập thực hành: Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng (S = 5mm) 

6.1. Đọc bản vẽ 

2
8

5
2

0
0

162

2

 

Hình 4.4. Bản vẽ yêu cầu kỹ thuật của mối hàn 
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6.2. Chuẩn bị 

6.2.1. Thiết bị dụng cụ. 

Máy hàn điện xoay chiều (một chiều), bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm mát, cáp nối 

đất, bàn ghế hàn, máy sấy que hàn, mặt mạ hàn, kìm rèn, búa nguội, búa gõ xỉ bàn chải 

sắt, găng tay da, cơlê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, băng cách điện, ampe kìm.  

6.2.2. Phôi hàn 

- Thép CT31 , KT: 200x80x5 (mm). 

- Số lượng 6 phôi/1 sinh viên 

- Nắn phẳng, thẳng, làm sạch bề mặt. 

6.2.3. Vật liệu hàn 

- Que hàn Kim tín KT-421  3,2 hoặc tương đương 

- Số lượng 0,4 kg/ 1SV/ca 

6.2.4. Điều kiện an toàn. 

- Phân xưởng thực tập sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng. 

- Hệ thống hút bụi, hút khói hàn đầy đủ chạy tốt. 

- Hệ thống mạng lưới điện và điện dẫn vào máy an toàn không rò rỉ. 

- Đầy đủ các vách chắn và bình chống cháy. 

6.3. Xác định chế độ hàn 

- Đường kính que hàn dqh = 3,2 mm 

- Cường độ dòng điện hàn Ih = 115  125 (A) 

6.4. Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn 

   - Đóng cầu dao điện vào máy. 

     - Chỉnh Ih = 115  125 (A) 

     - Gây và duy trì hồ quang cháy ổn định 

- Kiểm tra dòng điện hàn. 

6.5. Hàn đính 

- Gá hai tấm phôi hàn phải đảm bảo thẳng, phẳng không bị so le, chỉnh cho khe 

hở giữa hai tấm phôi a = 2mm có góc bù biến dạng  = 20. 

- Hàn đính ở mặt sau, 2 mối đính tại mép ngoài cùng đường hàn. 

- Hàn đính chắc chắn, mối hàn đính không cao quá làm ảnh hưởng tới đường 

hàn 
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Hình 4.5. Gá và hàn đính tạo mối ghép hàn 

6.6. Gá phôi đúng vị trí hàn 

Đặt chi tiết lên bàn hàn, trục đường hàn song song với vị trí thai tác. 

6.7. Tiến hành hàn. 

 Góc nghiêng que hàn 

2÷3

5÷6

5÷6

2÷3

9
0
°

75÷85°

 

Hình 4.6. Góc độ que hàn 

Dao động que hàn 

 

Hình 4.7a. Dao động ngang của que hàn 
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Hình 4.7b. Dao động ngang của que hàn 

a. Hàn phía không có mối đính 

Gây hồ quang tại vị trí đầu của đường hàn 1015 mm, duy trì hồ quang cháy ổn 

định rồi đưa về đầu đường hàn để bắt đầu hàn 

Góc nghiêng của que hàn so với mặt phẳng hàn theo hướng hàn từ 600750 và 

que hàn tạo với mặt phẳng hai bên đường hàn góc 900  

Chuyển động que hàn có dao động ngang theo hình răng cưa. Chú ý điểm dừng 

ở hai biên độ dao động 

Luôn luôn chú ý điều chỉnh cho cột hồ quang hướng về phía trước của bể hàn 

tránh hiện tượng hồ quang bị thổi lệch 

Chiều dài hồ quang: Lhq = 2  3mm 

 - Nối que: làm sạch xỉ hàn tại chỗ nối khoảng 15 

 20 mm, gây hồ quang phía sau vũng hàn, sau đó đưa 

que hàn lên phía trên điểm nối, điều chỉnh cho kim loại 

điền đầy rãnh hồ quang và di chuyển que hàn theo 

hướng hàn. 

 - Kết thúc đường hàn: dùng hồ quang ngắt quãng 

để rãnh hồ quang điền đầy ở cuối đường hàn. 

 

 

 b. Hàn hết mặt thứ nhất chúng ta chuyển sang mặt thứ hai hàn tương tự 

6.8. Làm sạch mối hàn. 

- Mối hàn để nguội. 

- Dùng búa gõ xỉ và đục bằng làm sạch mối hàn 

- Làm sạch mối hàn bằng bàn chải sắt 

6.9. Kiểm tra.  

- Hình dáng mối hàn. 

 

 

- Kiểm tra chiều rộng, chiều cao mối hàn bằng thước lá, dưỡng kiểm.  

- Kiểm tra các khuyết tật của mối hàn: lẫn xỉ, khuyết cạnh, chảy tràn... 
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7. Câu hỏi ôn tập 

1/ Chuẩn bị mối ghép hàn giáp mối không vát mép khi hàn giáp mối hai tấm 

thép có chiều dày là 3mm, 4mm, 5mm 

2/ Xác định chế độ hàn (dq, Ih,), cách dao động que khi hàn giáp mối hai tấm 

thép có chiều dày là 3mm, 4mm, 5mm 

3/ Trình tự thực hiện mối hàn giáp mối không vát mép. 

4/ Các dạng khuyết tật thường gặp khi hàn giáp mối không vát mép, nguyên 

nhân và biện pháp phòng ngừa 
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Phiếu số 1 - hướng dẫn thực hiện 

Khóa học TCN và CĐN Hàn 

Công việc Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng 

TT Các bước Có Không 

1 
Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, 

kìm kẹp mát  
  

2 Kết nối thiết bị   

3 

Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ 

hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gõ xỉ, kìm kẹp phôi, 

thước lá, mũi vạch, mỏ lết 

  

4 

Chuẩn bị vật liệu hàn:  

- Que hàn Kim tín KT-421,  3,2mm hoặc tương 

đương 

- Số lượng 0,4 kg/SV/ca 

  

5 

Chuẩn bị phôi hàn 

- Thép CT31 , KT: 200x80x5 (mm). 

- Số lượng 6 phôi/1 sinh viên 

  

6 Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe   

7 Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt   

8 Bật công tắc nguồn   

9 Điều chỉnh dòng điện hàn đính Ih = 125  135 (A)   

10 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

11 Hàn đính tạo mối ghép hàn   

12 Gá phôi hàn đúng vị trí hàn   

13 Điều chỉnh dòng điện hàn Ih = 115  125 (A)   

14 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

15 Gá phôi đúng vị trí hàn   

16 

Hàn đường hàn thứ nhất (ở phía không có mối đính) 

- Góc nghiêng mỏ hàn: = 60o ~ 75o;  = 90o    

- Phương pháp dao động: kiểu răng cưa hoặc bán nguyệt 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

  

  

17 Gõ xỉ, làn sạch bề mặt của đường hàn thứ nhất: dùng búa gõ   
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xỉ, bàn chải sắt  

18 Kiểm tra hình dáng, kích thước đường hàn thứ nhất   

19 
Hàn đường hàn thứ hai (ở phía đối diện): tiến hành như bước 

14 
  

20 Làm sạch đường hàn thứ hai: tiến hành như bước 15   

21 
Kiểm tra hình dáng, kích thước đường hàn thứ hai : tiến hành 

như bước 16 
  

22 Ghi tên, nộp bài   
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Phiếu số 2A - Phiếu học tập  

Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ mỏ hàn Thời gian dự kiến: 

- Tài liệu phát tay: 

Phiếu hướng dẫn 

thực hiện. 

- Máy vi tính. 

- Máy Projector 

- Phông máy chiếu 

 

 

Bản vẽ chế tạo 

2
8

5
2
0
0

162

2

 

Phôi hàn 

6

6
0

200
 

Gá đính 
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Góc độ que hàn 

9
0
°

60÷75°

         

Dao động que hàn 

2÷3

2÷3

5
÷

6
5
÷

6
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Phiếu số 2B - Phiếu học tập 

Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và 

cách khắc phục 
 Thời gian dự kiến: 

- Bản vẽ: Các 

dạng hỏng, 

nguyên nhân 

cách khắc phục. 

- Máy Projector. 

- Máy vi tính 

- Phông máy 

chiếu 

1. Mối hàn không ngấu 

 

 

Nguyên nhân 

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ 

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh 

- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực không hợp lý. 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

Biện pháp khắc phục 

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn 

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... 

2. Mối hàn cháy chân (cháy cạnh) 

 

 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá lớn 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

- Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa hợp lý 

- Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn 

Biện pháp khắc phục 

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim 

loại phụ điền đầy vào hai bên. 

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn 

- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. 

- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang, từ đầu mỏ xuống tới vật hàn 

là 10ữ15mm. 

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp 

- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang bằng cách che chắn gió. 

3. Lẫn xỉ (Rỗ xỉ). 

Nguyên nhân 



 74 

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim 

loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. 

- Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp 

chưa gõ sạch xỉ. 

- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao. 

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài. 

 

 

Biện pháp khắc phục 

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng 

thời gian dừng lại của hồ quang 

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp 

hàn. 

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm 

tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước 

vũng hàn. 
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Phiếu số 3A - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng 

 

1. Kiểu hoạt động nhóm  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng 

 - Trình tự thực hiện kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 05 

- Số SV/ 1 nhóm:  4 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng 

10‟  
25‟ 4hv = 100‟   10‟  120‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không 

vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không 

vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không 

vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 
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Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không 

vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không 

vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 120‟  
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Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng 

 

1. Kiểu hoạt động nhóm 

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng 

- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn giáp mối không vát mép ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 05 

- Số SV/ 1 nhóm:  4 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng 

10‟  
25‟ 4hv = 100‟   10‟  120‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không 

vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không 

vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không 

vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia hướng dẫn. 
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Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không 

vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối không 

vát mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 120‟  
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Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả 

 

STT Các yếu tố tính điểm kết quả đo 
điểm 

Tối đa 

Điểm  

Thực 
Ghi chú 

1 
Chiều rộng của các mối hàn có đảm bảo kích thước và đều? (cho phép chiều 

rộng thay đổi 2 mm) 
Cã/kh«ng 1,5 

 
  

2 
Các điểm bắt đầu lại / điểm kết thúc của lớp phủ mối hàn có đẹp không? (cho 

phép thay đổi 1,5 mm giữa điểm bắt đầu và kết thúc) 
Cã/kh«ng 1,0 

 
  

3 

Mối hàn không bị  ngậm xỉ hoặc rỗ bề mặt 

1 khuyết tật rỗ hoặc ngậm xỉ nhìn thấy được = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,2đ; 

2 khuyết tật = 0,8đ; lớn hơn hoặc bằng 3  khuyết tật = 0đ 

 1,5 

 
  

  

5 

Liên kết hàn không bị cháy chân? (không tính đến chiều sâu 0,5 mm hoặc nhỏ 

hơn) nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,2đ; 2 khuyết 

tật = 0,8đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ 

 1,5 

 

 

5 

Chiều cao mối hàn không bị quá cao? (2,5 mm)  

Nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,2đ; 2 khuyết 

tật = 0,8đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ 

 1,5 

 
  

  

6 Toàn bộ mẫu hàn có được làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 % ? Có/Không 1,0    

7 Biến dạng góc của liên kết hàn có trong phạm vi cho phép không (nhỏ hơn 5o)? Có/Không 1,0    

8 
Mép giữa 2 tấm tôn ghép nối bị lệch có trong phạm vi cho phép không? (cho 

phép ≤ 1,0 mm) 
Cã/Kh«ng 1,0 

 
  

 Điểm tổng cộng      

 

Có     1,0 điểm 

Không    0,0 điểm 
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Bài 5. Hàn giáp có vát mép ở thế bằng 

Mục tiêu 

Học xong bài học này người học sẽ có khả năng 

- Chuẩn bị mép hàn,vật liệu hàn và dụng cụ hàn đúng yêu cầu 

- Gá lắp phôi hàn, kết cấu hàn đảm bảo chắc chắn đúng kích thước 

- Tính toán chế độ hàn dqh, Ih, Vh phù hợp với chiều dày vật liệu  

- Chọn cách dao động que hàn  khi biết chiều dày phôi và kích thước mối hàn 

- Hàn mối hàn giáp mối có vát mép đảm bảo ngấu, đều, đạt tính thẩm mỹ, đúng 

kích thước. 

- Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị 

Nội dung 

1. Kỹ thuật hàn bằng giáp mối có vát cạnh. 

Khi chiều dày vật hàn S  6 mm, nhiệt lượng của hồ quang rata khó làm cho gốc 

mối hàn được ngấu hoàn toàn, do đó ta phải tiến hành vát mép. Các loại mép vát thường 

được dùng là dạng chữ V và chữ X. Để thực hiện hàn mối hàn loại này có thể thực hiện 

mối hàn nhiều lớp hay nhiều đường nhiều lớp. Nếu điều kiện cho phép người ta ưu tiên 

vát mép theo kiểu chữ X để tránh biến dạng góc. 

1 23

4.1 4.2

2 3
1

3 2
1

 

Hình 5.1a. Mối hàn vát mép chữ V Hình 5.1b. Mối hàn vát mép chữ X 

Đối với hàn nhiều đường, nhiều lớp, đường hàn thứ nhất nên chọn que hàn có đường 

kính nhỏ (2,5mm), cách đưa que hàn tuỳ thuộc vào khe hở a quyết định, có thể dao động 

răng cưa, bán nguyệt, chữ U hay đường thẳng đi lại tùy thuộc vào tình trạng nóng chảy của 

bể hàn. Mục đích là để tạo ra được một “ lỗ khóa”  tại chỗ hồ quang cháy (hình 5.2). 

Đường hàn thứ 2 có thể dùng que hàn đường kính lớn hơn và dòng điện hơi lớn 

hơn, di chuyển que hàn theo kiểu răng cưa, hàn với hồ quang ngắn. 

Các đường hàn sau có thể di chuyển kiểu răng cưa, bán nguyệt để hàn, phạm vi 

lắc ngang rộng dần ra ở từng lớp, nhưng bề rộng của đường hàn b ≤ 4dqh. 
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Lỗ khóa
 

Hình 5.2. Lỗ khóa khi hàn đường hàn lót 

Khi dao động hồ quang sang hai bên tại điểm hồ quang đổi chiều cần có điểm 

dừng để tránh khuyết tật mối hàn bị cháy cạnh. Mỗi lớp hàn không nên quá dày nếu 

không sẽ bị phân lớp hoặc lẫn xỉ. 

Để tránh biến dạng và tập trung ứng suất, mỗi lớp hàn cần bố trí ngược chiều 

nhau và chỗ nối que cần bố trí lệch nhau tránh trùng nhau trên một mặt cắt mối hàn. 

Phải làm sạch lớp hàn trước trước khi tiến hành hàn lớp sau. 

Đối với mối hàn vát mép chữ V nếu cho phép hàn bịt đáy thì hàn bịt đáy giống 

như hàn bịt đáy trong hàn giáp mối không vát cạnh. 

Góc độ que hàn luôn được giữ cho góc β= 75o  85o , góc α  tuỳ thuộc  vào từng 

vị trí  của đường hàn trong mối hàn, về nguyên tắc chung que hàn nằm trong mặt phẳng 

vuông góc so với đường thẳng nối hai  chân của mối hàn và qua điểm giữa của đường 

thẳng đó. 

2. Sự chuẩn bị và kích thước mối hàn giáp mối có vát mép 

2.1. Vát mép chữ V 

S

a p



S

b
h

b1 h
 

Hình 5.3a. Các thông số của mối ghép Hình 5.3b. Các thông số của mối hàn 

Bảng 5.1. Các thông số của mối ghép và mối hàn giáp mối vát mép chữ V 

S 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 

b 12 14 16 18 20 22 26 28 30 32 34 

b1 8
±2 10

±2 12
±2 

a 1
±1

 2
±1

 

h 1

5,01

  1,5
±1

 2
±1

 

p 1
±1

 2
±1
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2.2 Vát mép chữ X 



p

a

S

b h

b h
 

Hình 5.4a. Các thông số của mối ghép Hình 5.4b. Các thông số của mối hàn 

Bảng 5.1. Các thông số của mối ghép và mối hàn giáp mối vát mép chữ X 

S 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

b 12 14 16 18 20 22 24 

h 1,5
±1

 2
±1

 

a 2
±1

 

p 2
±1

 

3. Tính chọn chế độ hàn 

3.1. Đường kính que hàn   

Hàn giáp mối áp dụng công thức:  

1
2


s
d  (mm). 

Trong đó:   

d  đường kính que hàn (mm)  

S  chiều dày vật liệu (mm) 

3.2. Cường độ dòng điện hàn 

Theo công thức: h = ( + αd)d (A)  

  Hoặc    Ih = (30  40)d  (A) 

Trong đó:   

Ih là dòng điện hàn 

 và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép  =20,  = 6. 

d là đường kính que hàn. 

Trong thực tế, chiều dày tấm hoặc cạnh mối hàn góc có thể rất lớn nên khi đó 

dùng công thức trên sẽ không phù hợp, đối với mối hàn nhiều lớp, những lớp đầu 

thường chọn que hàn có đường kính từ 2,5 3 mm. Những lớp sau đường kính que hàn 

có thể chọn lớn hơn. Hoặc chọn theo bảng chế độ hàn thép các bon thấp, trung bình và 

thép các bon cao tùy từng trường hợp cụ thể của phôi hàn. 



 83 

3.3. Vận tốc hàn 

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó người thợ phải luôn luôn 

quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp 

3.4. Tính số đường hàn 

11 



n

d

F

FF
n

 

Trong đó:   

n -là số đường hàn 

F1- là diện tích tiết diện ngang của đường hàn thứ nhất 

Fn- là diện tích tiết diện ngang của đường hàn tiếp theo 

Fd- là diện tích tiết diện ngang của toàn bộ kim loại đắp (được tính 

toán theo bản vẽ thiết kế mối hàn) 

Để đơn giản việc tính toán ta có thể coi F2 = F3 = …. = Fn 

Diện tích tiết diện ngang của kim loại đắp sau một đường hàn phụ thuộc vào 

đường kính que hàn theo kinh nghiệm ta có: 

F1 = (68)d 

Fn = (812)d 

Trong đó:  

d - là đường kính que hàn (mm) 

F1 và Fn tính bằng (mm) 

4. Các khuyết tật thường gặp của mối hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng  

4.1. Mối hàn không ngấu 

 

 

Hình 5.5. Khuyết tật hàn không ngấu 

Nguyên nhân 

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ 

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh 

- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực không hợp lý. 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

Biện pháp khắc phục 

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn 

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... 
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4.2. Mối hàn cháy chân (cháy cạnh) 

 

 

Hình 5.6. Khuyết tật mối hàn cháy cạnh 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá lớn 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

- Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa hợp lý 

- Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn 

Biện pháp khắc phục 

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ 

điền đầy vào hai bên. 

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn 

- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. 

- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang, từ đầu mỏ xuống tới vật hàn là 

10÷15mm. 

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp 

- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang bằng cách che chắn gió. 

4.3. Lẫn xỉ (Rỗ xỉ) 

 

 

Hình 5.6. Khuyết tật mối hàn rỗ xỉ 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim loại nóng 

chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. 

- Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp chưa gõ 

sạch xỉ. 

- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao. 
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- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài. 

Biện pháp khắc phục 

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian 

dừng lại của hồ quang 

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn. 

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ 

hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn.  

4. Bài tập thực hành: hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng (S = 13mm)   

4.1. Đọc bản vẽ 

18÷20 2÷3

3÷4 1÷2

1
3

162÷163

2
0

0

 

Hình 5.7. Bản vẽ yêu cầu kỹ thuật của mối hàn 

4.2. Chuẩn bị 

4.2.1. Thiết bị dụng cụ 

Máy hàn điện xoay chiều (một chiều), bộ cáp hàn, kìm hàn, kìm mát, cáp nối 

đất, bàn ghế hàn, máy sấy que hàn, mặt mạ hàn, kìm rèn, búa nguội, búa gõ xỉ bàn chải 

sắt, găng tay da, clê, mỏ lết, tuốc nơ vít, bút thử điện, băng cách điện, ampe kìm.  

4.2.2. Phôi hàn 

Thép CT31 , KT: 200x80x13 (mm). 

Số lượng 2 phôi/1 sinh viên 

Nắn phẳng, thẳng, làm sạch bề mặt. 

Gia công mép hàn 
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2

30°

13

8
0

200
 

Hình 5.8. Chuẩn bị phôi hàn 

4.2.3. Vật liệu hàn 

- Que hàn kim tín J421,  2,5, số lượng 1kg/SV/ca 

- Que hàn kim tín J421,  3,2, số lượng 3kg/SV/ca  

4.2.4. Điều kiện an toàn 

- Phân xưởng thực tập sạch sẽ, thoáng mát, đủ ánh sáng. 

- Hệ thống hút bụi, hút khói hàn đầy đủ chạy tốt. 

- Hệ thống mạng lưới điện và điện dẫn vào máy an toàn không rò rỉ. 

- Đầy đủ các vách chắn và bình chống cháy. 

4.3. Xác định số đường hàn 

áp dụng công thức tính số lớp hàn ta tính được số lớp hàn n = 5 đường 

Vì bề rộng mối hàn lớn nên ta bố trí các đường hàn như sau 

12 3

4 5

 

Hình 5.9. Thứ tự thực hiện các đường hàn 

4.4. Xác định chế độ hàn 

a. Hàn lớp hàn lót 

- Đường kính que hàn dqh = 2,5 mm 

- Cường độ dòng điện hàn Ih = 70  75 (A) 

a. Hàn các lớp còn lại 

- Đường kính que hàn dqh =3,2 mm 

- Cường độ dòng điện hàn Ih = 115  125 (A) 
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 4.5. Hàn đính tạo mối ghép 

 

Hình 5.10. Gá và hàn đính tạo mối ghép hàn 

- Hai tấm phôi được đặt úp lên mặt phẳng chuẩn 

- Căn chỉnh khe hở a = 3,2 

- Hàn gông chắc chắn 

  - Làm sạch mối hàn đính và trong rãnh hàn 

- Kiểm tra lại kích thước rãnh hàn và phôi hàn 

4.6. Gá phôi đúng vị trí hàn 

Kê hai thanh đỡ thăng bằng phía dưới vật hàn, trục đường hàn song song với vị 

trí thao tác. 

 

Hình 5.11. Gá phôi ở vị trí hàn 

4.7. Tiến hành hàn 

 a. Hàn đường hàn thứ nhất (lớp lót)  

 - Sử dụng que hàn đường kính dqh = 2,5 mm 

 - Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn Ih = 70  75 (A) 

 - Dao động que hàn theo kiểu hình bán nguyệt hoặc chữ U (tùy theo tình trạng 

nóng chảy của bể hàn) 

- Góc nghiêng của que hàn so với mặt phẳng hàn theo hướng hàn từ 700750 và 

que hàn tạo với mặt phẳng hai bên đường hàn góc 900 
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70°÷75°

90°
 

Hình 5.12. Góc độ que hàn khi hàn 

- Sử dụng hồ quang ngắn, luôn luôn chú ý điều chỉnh cho cột hồ quang hướng về 

phía trước của bể hàn tránh hiện tượng hồ quang bị thổi lệch. 

Chú ý: Duy trì lỗ khóa đều đặn để cho mặt dưới mối hàn lồi đều. 

 b. Hàn các đường hàn lớp trung gian (2,3) 

- Gõ xỉ và làm sạch xỉ của lớp hàn thứ nhất 

- Sử dụng que hàn đường kính dqh =3,2 mm 

- Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn Ih = 115  125 (A) 

- Dao động que hàn theo hình răng cưa 

- Góc nghiêng của que hàn so với mặt phẳng hàn theo hướng hàn từ 700750 và 

que hàn tạo với mặt phẳng hai bên đường hàn góc 900 

- Sử dụng hồ quang trung bình, luôn luôn chú ý điều chỉnh cho cột hồ quang 

hướng về phía trước của bể hàn tránh hiện tượng hồ quang bị thổi lệch. 

1÷1,5

 

Chú ý: Bề mặt của lớp trung gian sau cùng phải phẳng, đều và thấp hơn bề mặt 

vật hàn khoảng (0.5  1) mm 

c. Hàn lớp phủ 

- Gõ xỉ và làm sạch xỉ của lớp hàn trước đó 

- Sử dụng que hàn đường kính dqh =3,2 mm 

- Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn Ih = 115  125 (A) 

- Dao động que hàn theo hình răng cưa 
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- Điều chỉnh cho bề rộng mối hàn lớn hơn 2 mm so với bề rộng mép hàn. 

- Góc nghiêng của que hàn so với mặt phẳng hàn theo hướng hàn từ 700750 và 

que hàn tạo với đường thẳng nối hai chân của mối hàn góc 900 

- Sử dụng hồ quang trung bình, luôn luôn chú ý điều chỉnh cho cột hồ quang 

hướng về phía trước của bể hàn tránh hiện tượng hồ quang bị thổi lệch. 

- Chiều cao mối hàn không quá 3 mm. 

1÷1,5
2÷3 2÷3

 

4.8. Làm sạch kiểm tra chất lượng mối hàn 

- Hàn xong chờ cho phôi hàn nguội, gõ sạch xỉ, dùng bàn chải sắt đánh sạch 

xung quanh đường hàn và mối hàn 

- Kiểm tra bề rộng, chiều cao mối hàn, độ đều của vảy hàn cả hai mặt  

- Kiểm tra điểm đầu và điểm cuối của đường hàn 

- Kiểm tra kim loại bắn toé, mức độ biến dạng của kim loại 

- Kiểm tra khuyết tật mối hàn 

5. Câu hỏi ôn tập 

1/ Chuẩn bị mối ghép hàn giáp mối không vát mép khi hàn giáp mối hai tấm 

thép có chiều dày là 8mm, 10mm, 13mm 

2/ Xác định chế độ hàn (dq, Ih,), số lớp hàn, cách dao động que khi hàn giáp mối 

hai tấm thép có chiều dày là 8mm, 10mm, 13mm 

3/ Trình tự thực hiện mối hàn giáp mối có vát mép. 

4/ Các dạng khuyết tật thường gặp khi hàn giáp mối có vát mép, nguyên nhân và 

biện pháp phòng ngừa 
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Phiếu số 1 hướng dẫn thực hiện 

Khóa học TCN và CĐN Hàn 

Công việc Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng 

TT Các bước Có Không 

1 
Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, 

kìm kẹp mát  

  

2 Kết nối thiết bị   

3 

Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ 

hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gõ xỉ, kìm kẹp phôi, 

thước lá, mũi vạch, mỏ lết 

  

4 

Chuẩn bị vật liệu hàn:  

- Que hàn kim tín J421,  2,5, số lượng 1kg/SV/ca 

- Que hàn kim tín J421,  3,2, số lượng 3kg/SV/ca  

  

5 

Chuẩn bị phôi hàn 

- Thép CT31 , KT: 200x80x13 (mm). 

- Số lượng 2 phôi/1 sinh viên/ca 

  

6 Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe   

7 Chuẩn bị mép hàn, lượng dư gia công: dùng máy mài   

8 Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt   

9 Bật công tắc nguồn   

10 Điều chỉnh dòng điện hàn đính Ih = 80  90 (A)   

11 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

 Gá phôi điều chỉnh khe hở a = 3,2 mm   

12 Hàn đính tạo mối ghép hàn bằng que hàn  2,5   

 Làm sạch mối đính và rãnh hàn   

13 Điều chỉnh dòng điện hàn lớp lót Ih = 70  75 (A)   

14 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

15 Gá phôi đúng vị trí hàn: phôi hàn song song với mặt phẳng bằng   

16 

Hàn đường hàn thứ nhất: sử dụng que hàn  2,5 

- Góc nghiêng mỏ hàn: = 70o ~ 75o;  = 90o    

- Phương pháp dao động: kiểu bán nguyệt 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

  

  

17 
Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ nhất: dùng búa gõ 

xỉ, máy mài, bàn chải sắt  
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18 Điều chỉnh dòng điện hàn đường hàn thứ hai  Ih = 115  125 (A)   

19 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

20 Gá phôi đúng vị trí hàn: như bước 15   

21 

Hàn đường hàn thứ hai  

- Góc nghiêng mỏ hàn: = 70o ~ 75o;  = 90o    

- Phương pháp dao động: Kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

  

  

22 Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ hai: như bước 17   

23 Gá phôi đúng vị trí hàn như bước 15   

24 

Hàn đường hàn thứ ba 

- Góc nghiêng mỏ hàn: = 70o ~ 75o;  = 90o    

- Phương pháp dao động: Kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

Chú ý: Bề mặt của đường hàn này phải phẳng, đều và thấp hơn 

bề mặt vật hàn khoảng (0.5  1) mm 

  

  

  

  

25 Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ ba: như bước 17   

26 Gá phôi đúng vị trí hàn như bước 15   

27 

Hàn lớp phủ 

- Góc nghiêng mỏ hàn: = 70o ~ 75o;  = 90o    

- Phương pháp dao động: Kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

Chú ý:  

- Điều chỉnh cho bề rộng mối hàn lớn hơn 2 mm so với 

bề rộng mép hàn. 

- Chiều cao mối hàn không quá 3 mm. 

  

  

  

  

28 Làm sạch sản phẩm: dùng búa gõ xỉ, bàn chải sắt   

29 Ghi tên, nộp bài   
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Phiếu số 2A – phiếu học tập 

Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ mỏ hàn   Thời gian dự kiến: 

- Tài liệu phát tay: 

Phiếu hướng dẫn 

thực hiện. 

- Máy vi tính. 

- Máy Projector 

- Phông máy chiếu 

 

 

Bản vẽ chế tạo 

18÷20 2÷3

3÷4 1÷2

1
3

162÷163

2
0
0

 

Phôi hàn 

2

30°

13

8
0

200
 

Gá đính 
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Góc độ que hàn 

70°÷75°

90°

 

 

Dao động que hàn:  

- Đường hàn thứ nhất: Kiểu bán nguyệt hoặc chữ U 

- Các đường hàn sau: Kiểu răng cưa 
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Phiếu số 2B – phiếu học tập 

Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục         Thời gian dự kiến: 

- Bản vẽ: Các dạng 

hỏng, nguyên nhân 

cách khắc phục. 

- Máy Projector. 

- Máy vi tính 

- Phông máy chiếu 

1. Mối hàn không ngấu 

 

 

Nguyên nhân 

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ 

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh 

- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực không hợp lý. 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

Biện pháp khắc phục 

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn 

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... 

2. Mối hàn cháy chân (cháy cạnh) 

 

 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá lớn 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

- Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa hợp lý 

- Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn 

Biện pháp khắc phục 

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho 

kim loại phụ điền đầy vào hai bên. 

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn 

- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. 

- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang, từ đầu mỏ xuống tới vật 

hàn là 10ữ15mm. 

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp 

- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang bằng cách che chắn gió. 

3. Lẫn xỉ (Rỗ xỉ) 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim 
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loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. 

- Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp 

chưa gõ sạch xỉ. 

- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao. 

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài. 

 

 

Biện pháp khắc phục 

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng 

thời gian dừng lại của hồ quang 

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các 

lớp hàn. 

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, 

giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về 

phía trước vũng hàn. 

 



 96 

Phiếu số 3A - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng  

- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 07 

- Số SV/ 1 nhóm:  3 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng 

10‟  
75‟ 3hv = 225‟   15‟  250‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 
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mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 7: (Làm ở máy số 7) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 250‟  
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Phiếu số 3B - giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng  

- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn giáp mối có vát mép ở thế bằng 

4. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 07 

- Số SV/ 1 nhóm:  3 

5. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng 

10‟  
75‟ 3hv = 225‟   15‟  250‟  

6. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 
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mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 7: (Làm ở máy số 7) Thực hành kỹ năng hàn giáp mối có vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 250‟  
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Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả 

STT Các yếu tố tính điểm kết quả đo 
điểm 

Tối đa 

Điểm  

Thực 
Ghi chú 

1 
Chiều rộng của các mối hàn có đảm bảo kích thước và đều? (cho phép chiều 
rộng thay đổi 2 mm) 

Cã/kh«ng 1,0 
 

  

2 
Các điểm bắt đầu lại / điểm kết thúc của lớp phủ mối hàn có đẹp không? (cho 
phép thay đổi 1,5 mm giữa điểm bắt đầu và kết thúc) 

Cã/kh«ng 1,0 
 

  

3 
Mối hàn không bị  ngậm xỉ hoặc rỗ bề mặt 
1 khuyết tật rỗ hoặc ngậm xỉ nhìn thấy được = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 0,8đ; 
2 khuyết tật = 0,4đ; lớn hơn hoặc bằng 3  khuyết tật = 0đ 

 1,0 
 

  
  

5 
Liên kết hàn không bị cháy chân lớp phủ? (không tính đến chiều sâu 0,5 mm 
hoặc nhỏ hơn) nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 0,8đ; 
2 khuyết tật = 0,4đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ 

 1,0 
 

 

5 
Chiều cao mối hàn không bị quá cao? (3,5 mm)  
Nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 0,8đ; 2 khuyết 
tật = 0,4đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ 

 1,0 

 
  
  

6 
Liên kết hàn không bị cháy chân lớp lót ?(không tính đến chiều sâu ≤ 0,5 mm);  

Nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. Một khuyết tật = 0,8đ; 2 khuyết 
tật = 0,4đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ 

 1,0 

 
  
  

7 
Lớp lót mối hàn không bị quá lồi (2,5 mm), không ngấu kim loại cơ bản?  
Nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật có tính tích luỹ)? 1 khuyết tật = 0,8đ; 2 
khuyết tật = 0,4đ; lớn hơn hoặc bằng 3 khuyết tật = 0đ 

 1,0 

 

  

8 Toàn bộ mẫu hàn có được làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 % ? Có/Không 1,0    

9 Biến dạng góc của liên kết hàn có trong phạm vi cho phép không (nhỏ hơn 5o)? Có/Không 1,0    

10 
Mép giữa 2 tấm tôn ghép nối bị lệch có trong phạm vi cho phép không? (cho 

phép ≤ 1,0 mm) 
Cã/Kh«ng 1,0 

 
  

 Điểm tổng cộng  10,0    

 

Có     1,0 điểm 

Không    0,0 điểm 
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Bài 6. Hàn góc không vát mép ở thế bằng 

Mục tiêu 

Học xong bài học này người học sẽ có khả năng: 

- Chuẩn bị mép hàn,vật liệu hàn và dụng cụ hàn đúng yêu cầu 

- Gá lắp phôi hàn, kết cấu hàn đảm bảo chắc chắn đúng kích thước 

- Tính toán chế độ hàn dqh, Ih, Vh phù hợp với chiều dày vật liệu  

- Chọn cách dao động que hàn  khi biết chiều dày phôi và kích thước mối hàn 

- Hàn mối hàn góc không vát mép đảm bảo ngấu, đều, đạt tính thẩm mỹ, đúng 

kích thước. 

- Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

 Nội dung 

1. Kỹ thuật hàn góc không vát mép ở thế bằng 

 - Đối với mối hàn góc dễ có khuyết tật là không ngấu ở trong góc của mối ghép 

và dễ cháy cạnh ở hai bên. Do đó khi hàn mối hàn này phải xác định đúng chế độ hàn 

công suất nhiệt của hồ quang hàn phải đủ lớn. Khi dao động que hàn phải sang hai bên 

tại vị trí que hàn đổi chiều thì phải có thời gian dừng. Hàn với hồ quang ngắn bề rộng 

dao động ngang không được quá lớn căn cứ vào yêu cầu của mối hàn mà chọn cách đưa 

cho phù hợp. Có thể sử dụng cách đưa theo kiểu đường thẳng, răng cưa, bán nguyệt. 

 - Trong thực tế hàn bằng lấp góc chúng ta thường gặp dạng mối hàn bằng lấp 

góc chữ “T” . Kỹ thuật thực hiện mối hàn này hoàn toàn giống như kỹ thuật hàn bằng 

giáp mối có vát mép không có khe hở với góc vát bằng 900. 

 - Tương tự đối với mối hàn góc dạng L có 2 kiểu liên kết (hình vẽ). Khi hàn mối 

hàn dạng hình a ta thực hiện như mối hàn giáp mối. Khi hàn mối hàn dạng hình b ta 

thực hiện như mối hàn giáp mốivát mép với góc vát bằng 900 

           

k k

h
b

 

Hình 6.1. Các dạng mối hàn góc 
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2. Sự chuẩn bị và kích thước mối hàn góc không vát mép  

Bảng 6.1. Chuẩn bị mối hàn góc theo tiêu chuẩn OCT 5264-59 

Kiểu mối ghép S a K 

a

K

S

S

 

2,0  2,5 0+2 3+2 

3,0  4,3 0+2 3+2 

5,0  6,0 0+2 4 2

1



  

7,0  9,0 0+2 5 2

1



  

10,0 15,0 0+2 6 2

1



  

16,0  21,0 0+3 7 2

2



  

22,0  30,0 0+3 8 2

2



  

3. Tính chọn chế độ hàn. 

3.1. Đường kính que hàn   

Hàn góc, áp dụng công thức:  

1
2


k
d  (mm). 

Trong đó:  d  đường kính que hàn (mm)  

k  cạnh mối hàn góc (mm) 

Trong thực tế, chiều dày tấm hoặc cạnh mối hàn góc có thể rất lớn nên khi đó 

dùng công thức trên sẽ không phù hợp, đối với mối hàn nhiều lớp, những lớp đầu 

thường chọn que hàn có đường kính từ 2,5 3 mm. Những lớp sau đường kính que hàn 

có thể chọn lớn hơn. Hoặc chọn theo bảng chế độ hàn thép các bon thấp, trung bình và 

thép các bon cao tùy từng trường hợp cụ thể của phôi hàn. 

3.2. Cường độ dòng điện hàn 

Theo công thức: h = ( + αd)d (A)  

  Hoặc    Ih = (30  40)d  (A) 

Trong đó:  Ih là dòng điện hàn 

 và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép  =20,  = 6. 

d là đường kính que hàn. 

3.3. Vận tốc hàn. 

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó người thợ phải luôn luôn 

quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp 
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3.4. Tính số đường hàn.   

11 



n

d

F

FF
n

 

Trong đó:   

n -là số đường hàn 

F1- là diện tích tiết diện ngang của đường hàn thứ nhất 

Fn- là diện tích tiết diện ngang của đường hàn tiếp theo 

Fd- là diện tích tiết diện ngang của toàn bộ kim loại đắp (được tính 

toán theo bản vẽ thiết kế mối hàn) 

Để đơn giản việc tính toán ta có thể coi F2 = F3 = …. = Fn 

Diện tích tiết diện ngang của kim loại đắp sau một đường hàn phụ thuộc vào 

đường kính que hàn theo kinh nghiệm ta có: 

F1 = (69)d 

Fn = (812)d 

Trong đó:   

d - là đường kính que hàn (mm) 

F1 và Fn tính bằng (mm) 

4. Các dạng khuyết tật thường gặp 

4.1. Cháy cạnh  

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá lớn 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

- Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa 

hợp lý 

- Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn 

Cháy cạnh
Mối hàn tốt

 

Hình 6.2. Khuyết tật cháy cạnh 

Biện pháp khắc phục 

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ 

điền đầy vào hai bên. 

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn 

- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. 

- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang 

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp 

- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang  
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4.2. Rỗ xỉ (lẫn xỉ) 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim loại nóng 

chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. 

- Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi 

hàn đính hay hàn nhiều lớp chưa gõ sạch xỉ.  

- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn 

quá cao. 

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không 

kịp thoát ra ngoài. 

Biện pháp khắc phục 

Mối hàn tốt
Rỗ xỉ

 

Hình 6.3. Khuyết tật rỗ xỉ 

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian 

dừng lại của hồ quang 

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn. 

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ 

hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn. 

4.3. Không ngấu 

Mối hàn tốtKhông ngấuMối hàn tốtKhông ngấu

 

Hình 6.4. Khuyết tật không ngấu 

Nguyên nhân 

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ 

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh 

- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực không hợp lý. 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

Biện pháp khắc phục 

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn 

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... 



 105 

5. Bài tập thực hành 

 5.1. Đọc bản vẽ 

Trên hình là bản vẽ liên kết hàn góc không vát mép hàn hai phía, gồm hai chi tiết 

tấm đế và tấm vách có chiều  rộng 80 mm, chiều dày 13 mm, chiều dài đường hàn là 

200 mm, cạnh k mối hàn là 10 mm 

200

13

1
0

10

1
3

 

Hình 6.5. Bản vẽ yêu cầu kỹ thuật của mối hàn 

5.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, phôi hàn, vật liệu hàn 

 5.2.1. Thiết bị và dụng cụ 

 Máy hàn hồ quang xoay chiều hoặc một chiều có đầy đủ dây tiếp đất; Bàn ghế 

hàn, đồ gá hàn; Kính hàn; Găng tay da; Máy mài; Búa nguội; Bàn chải sắt; Búa gõ xỉ; 

kìm rèn; Thước lá; Thước đo góc; Dưỡng kiểm tra mối hàn; Máy sấy que hàn; Trang bị 

bảo hộ lao động 

5.2.2. Phôi hàn 

Thép tấm CT31 (200 x 80 x 13) số lượng 2 tÊm/sinh viªn/ca 

200

13

8
0

 

Hình 6.6. Phôi hàn 

5.2.3.Vật liệu hàn   

- Que hàn thép các bon thấp Φ 3,2 (Kim tín J421) số lượng 0,5kg/hs/ca 

5.3. Chế độ hàn 

Đường kính que hàn: dqh = 3,2 mm 

Cường độ dòng điện hàn Ih = 115  125 A 

Số đường hàn: 3 đường 
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5.4. Gá, kẹp chặt, hàn đính kết cấu hàn 

- Đặt phôi liệu song song với cạnh bàn hàn, chỉnh cho hai tấm phôi vuông góc 

với nhau kẹp chặt phôi vào đồ gá 

- Hàn đính chắc chắn, mối hàn đính không cao quá làm ảnh hưởng tới đường hàn. 

     

10÷15

Mối đính

 

Hình 6.7. Gá đính tạo mối ghép hàn 

5.5. Gá phôi đúng vị trí hàn 

Trục đường hàn mằm trong mặ phẳng bằng và song song với vị trí làm việc (mặt 

phẳng tấm đế tạo với mặt phẳng bằng góc 450) 

5.6. Tiến hành hàn 

5.6.1. Hàn đường hàn thứ nhất (Hàn phía không có mối đính) 

- Chuyển động que hàn theo theo hình răng cưa.  

2÷3

2÷3

5
÷

6
5
÷

6

 

Hình 6.8. Dao động ngang của que hàn 

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền 

đầy cạnh mối hàn. 

- Góc nghiêng của que hàn hợp phương thẳng đứng một góc từ 100150 và que 

hàn nằm trong mặt phẳng phân giác của góc hàn. 

- Chiều dài hồ quang: Lhq< dqh để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim 

loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng được bảo vệ  tốt hơn.  
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10°÷15°

45°

45
°

 

Hình 6.9. Góc độ que hàn khi thực hiện đường hàn thứ nhất 

- Sau khi hàn hết một que hàn chờ cho xỉ hàn chuyển sang màu đen gõ sạch xỉ ở 

cuối đường hàn một khoảng 1015mm rồi mới hàn tiếp.  

- Khi kết thúc đường hàn dùng hồ quang ngắt quãng để lấp đầy rãnh hồ quang. 

5.6.2. Hàn đường hàn thứ hai 

- Chuyển động que hàn theo theo hình răng cưa.  

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền 

đầy cạnh mối hàn.  

- Góc nghiêng của que hàn (hình vẽ) 

- Chiều dài hồ quang: Lhq< dqh để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim 

loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng được bảo vệ  tốt hơn. 

10°÷15°

35°

45
°

   

  Hình 6.10. Góc độ que hàn khi thực hiện đường hàn thứ hai 

5.6.3. Hàn đường hàn thứ ba 

- Chuyển động que hàn theo theo hình răng cưa.  

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền 

đầy cạnh mối hàn.  

- Góc nghiêng của que hàn (hình vẽ) 

- Chiều dài hồ quang: Lhq< dqh để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim 

loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng được bảo vệ  tốt hơn. 
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10°÷15°

50°

45
°

      

Hình 6.11. Góc độ que hàn khi thực hiện đường hàn thứ ba 

5.6.4. Hàn các đường hàn phía đối diện tương tự  

5.7. Làm sạch và kiểm tra chất lượng mối hàn 

- Gõ sạch xỉ, dùng bàn chải sắt đánh sạch mối hàn 

- Kiểm tra và phát hiện các khuyết tật bên ngoài mối hàn: sai lệch về hình dáng 

kích thước mối hàn, cháy cạnh, chảy tràn, độ đồng đều của vảy hàn 

- Kiểm tra mức độ biến dạng của liên kết hàn 

 

6. Câu hỏi ôn tập 

1/ Chuẩn bị mối ghép hàn dạng chữ T và chữ L khi hàn thép có chiều dày là 

5mm, 8mm, 10mm 

2/ Xác định chế độ hàn (dq, Ih,), số lớp hàn, cách dao động que khi hàn chữ T và 

chữ L khi hàn thép có chiều dày là 5mm, 8mm, 10mm 

3/ Trình tự thực hiện mối hàn dạng chữ T và chữ L. 

4/ Các dạng khuyết tật thường gặp khi hàn các mối hàn dạng chữ T và chữ L, 

nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa 
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Phiếu số 1 - hướng dẫn thực hiện 

Khóa học Sư phạm Kỹ thuật ngành Công nghệ  Hàn 

Công việc Hàn góc không mép ở thế bằng 

TT Các bước Có Không 

1 
Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, 

kìm kẹp mát  
  

2 Kết nối thiết bị   

3 

Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ 

hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gõ xỉ, kìm kẹp phôi, 

thước lá, mũi vạch, mỏ lết 

  

4 
Chuẩn bị vật liệu hàn 

- Que hàn kim tín J421,  3,2, số lượng 0,5kg/SV/ca  
  

5 

Chuẩn bị phôi hàn 

- Thép CT31 , KT: 200x80x13 (mm). 

- Số lượng 2 phôi/1 sinh viên/ca 

  

6 Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe   

7 Chuẩn bị mép hàn: dùng máy mài   

8 Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt   

9 Bật công tắc nguồn   

10 Điều chỉnh dòng điện hàn đính Ih = 130 140 (A)   

11 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

12 Gá phôi, điều chỉnh độ vuông góc giữa hai chi tiết   

13 Hàn đính tạo mối ghép hàn bằng que hàn  3,2   

14 Làm sạch mối đính và rãnh hàn   

15 Điều chỉnh dòng điện hàn Ih = 115  125 (A)   

16 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

17 Gá phôi đúng vị trí hàn: tấm đế tạo với mặt phẳng bằng góc 45o   

18 

Hàn lớp thứ nhất 

- Góc nghiêng mỏ hàn:  = 75o ~ 80o;  = 45o    

- Phương pháp dao động: kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

  

  

19 Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ nhất: dùng búa gõ   
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xỉ, máy mài, bàn chải sắt  

20 Gá phôi đúng vị trí hàn: như bước 17   

21 

Hàn đường hàn thứ hai 

- Góc nghiêng mỏ hàn:  = 75o ~ 80o;  = 30o    

- Phương pháp dao động: kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

  

  

22 Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ hai: như bước 19    

23 Gá phôi đúng vị trí hàn: như bước 17   

24 

Hàn đường hàn thứ ba 

- Góc nghiêng mỏ hàn:  = 75o ~ 80o;  = 50o    

- Phương pháp dao động: kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

  

  

25 Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ ba: như bước 19    

26 Hàn phía đối diện: tương tự   

27 Làm sạch sản phẩm: dùng búa gõ xỉ, bàn chải sắt   

28 Ghi tên, nộp bài   
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Phiếu số 2A - Phiếu học tập  

Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ mỏ hàn   Thời gian dự kiến: 

- Tài liệu phát tay: 

Phiếu hướng dẫn 

thực hiện. 

- Máy vi tính. 

- Máy Projector 

- Phông máy chiếu 

 

 

Bản vẽ chế tạo 

200

13

1
0

10

1
3

 

Phôi 

200

13

8
0

 

Gá đính 

10÷15

Mối đính

 

Góc độ que hàn 

Hàn đường hàn thứ nhất 

10°÷15°

45°

45
°
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Hàn đường hàn thứ hai 

10°÷15°

35°

45
°

 

Hàn đường hàn thứ ba 

10°÷15°

50°

45
°

 

Dao động que hàn: răng cưa 

2÷3

2÷3

5
÷

6
5
÷

6
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Phiếu số 2B - Phiếu học tập 

Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục       Thời gian dự kiến: 

- Bản vẽ: Các dạng 

hỏng, nguyên nhân 

cách khắc phục. 

- Máy Projector. 

- Máy vi tính 

- Phông máy chiếu 

a) Cháy cạnh  

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá lớn 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

- Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa hợp lý 

- Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn 

Cháy cạnh
Mối hàn tốt

 

Biện pháp khắc phục 

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho 

kim loại phụ điền đầy vào hai bên. 

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn 

- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. 

- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang 

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp 

- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang  

b) Rỗ xỉ (lẫn xỉ) 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim 

loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. 

- Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp 

chưa gõ sạch xỉ. 

   

Mối hàn tốt
Rỗ xỉ

 

- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao. 
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- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài. 

Biện pháp khắc phục 

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng 

thời gian dừng lại của hồ quang 

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các 

lớp hàn. 

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, 

giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về 

phía trước vũng hàn. 

c) Không ngấu 

Nguyên nhân 

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ 

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh 

- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực không hợp lý. 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

Mối hàn tốtKhông ngấuMối hàn tốtKhông ngấu

 

Biện pháp khắc phục 

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn 

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... 

 



 115 

Phiếu số 3A - Phiếu giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn góc không vát mép ở thế bằng 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Hàn góc không vát mép ở thế bằng 

- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 06 

- Số SV/ 1 nhóm:  04 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng 

10‟  
60‟ 4hv = 240‟   10‟  260‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 
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mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 260‟  
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Phiếu số 3B - Phiếu giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn góc không vát mép ở thế bằng 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Hàn góc không vát mép ở thế bằng 

- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn góc không vát mép ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 06 

 - Số SV/ 1 nhóm:  04 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng 

10‟  
60‟ 4hv = 240‟   10‟  260‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 
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mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn góc không vát 

mép ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu 

hướng dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và 

đưa ra nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 260‟  
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Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả 

STT Các yếu tố tính điểm kết quả đo 
điểm 

Tối đa 

Điểm  

Thực 
Ghi chú 

1 
Cạnh mối hàn có đảm bảo kích thước không? 

Sai lệch ≤ 1,0mm = 1,2đ;  ≤ 2,0mm = 0,8đ;   2,0mm = 0đ 
 1,5 

 
  

2 
Các điểm bắt đầu lại, điểm nối que có quá cao không? 

Sai lệch ≤ 2,0mm = 0,8đ; ≤3,0mm = 0,5đ;   3,0mm = 0đ 
Cã/kh«ng 1,0 

 
  

3 

Mối hàn không bị  ngậm xỉ hoặc rỗ bề mặt 

1 khuyết tật rỗ hoặc ngậm xỉ nhìn thấy được = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 

2 khuyết tật = 1,0đ; 3 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 4  khuyết tật = 0đ 

 2,0 

 
  

  

4 

Liên kết hàn không bị cháy cạnh không? (không tính đến chiều sâu 0,5 mm 

hoặc nhỏ hơn) nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 

2 khuyết tật = 1,0đ; 2 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 4 khuyết tật = 0đ 

 2,0 

 

 

5 
Mối hàn có bị quá lồi hoặc lõm không? (cho phép sai lệch ≤ 2,0 mm)  

Sai lệch ≤ 2,5mm = 1,2đ;  ≤ 3,0mm = 0,8đ;   3,0mm = 0đ 
 1,5 

   

  

6 Toàn bộ mẫu hàn có được làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 % ? Có/Không 1,0    

7 
Mép giữa 2 tấm tôn ghép nối bị lệch có trong phạm vi cho phép không? (cho 

phép ≤ 1,0 mm) 
Cã/Kh«ng 1,0 

 
  

 Điểm tổng cộng  10,0    

 

Có     1,0 điểm 

Không    0,0 điểm 
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Bài 7. Hàn chồng nối ở thế bằng 

Mục tiêu 

Học xong bài học này người học sẽ có khả năng: 

- Chuẩn bị mép hàn,vật liệu hàn và dụng cụ hàn đúng yêu cầu 

- Gá lắp phôi hàn, kết cấu hàn đảm bảo chắc chắn đúng kích thước 

- Tính toán chế độ hàn dqh, Ih, Vh phù hợp với chiều dày vật liệu  

- Chọn cách dao động que hàn  khi biết chiều dày phôi và kích thước mối hàn 

- Hàn mối hàn chồng nối đảm bảo ngấu, đều, đạt tính thẩm mỹ, đúng kích thước. 

- Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

Nội dung  

1. Kỹ thuật hàn góc không vát mép ở thế bằng 

 - Trong thực tế, liên kết hàn chồng nối itx được dùng so với loại mối hàn giáp 

mối vì lượng tốn thất kim loại rất lớn. 

 - Kỹ thuật thực hiện mối hàn này hoàn toàn giống như kỹ thuật hàn góc chữ T.   

 - Đối với mối hàn góc chữ T dễ có khuyết tật là không ngấu ở trong góc của mối 

ghép và dễ cháy cạnh ở hai bên. Do đó khi hàn mối hàn này phải xác định đúng chế độ 

hàn công suất nhiệt của hồ quang hàn phải đủ lớn. Có thể hàn một đường, nhiều đường, 

nhiều đường nhiều lớp. Khi dao động que hàn phải sang hai bên tại vị trí que hàn đổi 

chiều thì phải có thời gian dừng. Hàn với hồ quang ngắn bề rộng dao động ngang 

không được quá lớn căn cứ vào yêu cầu của mối hàn mà chọn cách đưa cho phù hợp. 

Có thể sử dụng cách đưa theo kiểu đường thẳng, răng cưa, bán nguyệt,  

2. Sự chuẩn bị và kích thước mối hàn chồng nối 

S
2

L

S
2

K

K

a

 

S K L a 

1  5 
≥ 0,8S ≥ 2(S1 + S2) 

0+1,5 

6  30 0+2 

Hình 7.1. Chuẩn bị mối hàn chồng nối theo tiêu chuẩn OCT 5264-59 
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3. Tính chọn chế độ hàn 

3.1. Đường kính que hàn   

áp dụng công thức:   1
2


k
d  (mm). 

Trong đó:   

d  đường kính que hàn (mm)  

k  cạnh mối hàn góc (mm) 

3.2. Cường độ dòng điện hàn 

Theo công thức:  

h = ( + αd)d (A)  

  Hoặc    Ih = (30  40)d  (A) 

Trong đó:   

Ih là dòng điện hàn 

 và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép  =20,  = 6. 

d là đường kính que hàn. 

Trong thực tế, chiều dày tấm hoặc cạnh mối hàn góc có thể rất lớn nên khi đó 

dùng công thức trên sẽ không phù hợp, đối với mối hàn nhiều lớp, những lớp đầu 

thường chọn que hàn có đường kính từ 2,5 3 mm. Những lớp sau đường kính que hàn 

có thể chọn lớn hơn. Hoặc chọn theo bảng chế độ hàn thép các bon thấp, trung bình và 

thép các bon cao tùy từng trường hợp cụ thể của phôi hàn. 

3.3. Vận tốc hàn 

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó người thợ phải luôn luôn 

quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp 

3.4. Tính số đường hàn  

11 



n

d

F

FF
n

 

Trong đó:   

n -là số đường hàn 

F1- là diện tích tiết diện ngang của đường hàn thứ nhất 

Fn- là diện tích tiết diện ngang của đường hàn tiếp theo 

Fd- là diện tích tiết diện ngang của toàn bộ kim loại đắp (được tính 

toán theo bản vẽ thiết kế mối hàn) 

Để đơn giản việc tính toán ta có thể coi F2 = F3 = ..... = Fn 
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Diện tích tiết diện ngang của kim loại đắp sau một lớp hàn phụ thuộc vào đường 

kính que hàn theo kinh nghiệm ta có: 

F1 = (69)d 

Fn = (812)d 

Trong đó:  d - là đường kính que hàn (mm) 

F1 và Fn tính bằng (mm) 

4. Các dạng khuyết tật thường gặp 

4.1. Cháy cạnh 

 

Hình 7.2. Khuyết tật cháy cạnh 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá lớn 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

- Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa hợp lý 

- Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn 

Biện pháp khắc phục 

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ 

điền đầy vào hai bên. 

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn 

- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. 

- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang 

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp 

- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang  

 4.2. Rỗ xỉ (lẫn xỉ) 

 

Hình 7.3. Khuyết tật rỗ xỉ 

Nguyên nhân 

 - Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim loại nóng 

chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. 
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- Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp chưa gõ 

sạch xỉ. 

- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao. 

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài. 

Biện pháp khắc phục 

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian 

dừng lại của hồ quang 

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn. 

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ 

hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn. 

4.3. Không ngấu 

Nguyên nhân 

 - Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ 

 

Hình 7.4. Mối hàn không ngấu 

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh 

- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực không hợp lý. 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

Biện pháp khắc phục 

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn 

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... 

5. Bài tập thực hành 

 5.1. Đọc bản vẽ 

Trên hình là bản vẽ liên kết hàn góc không vát mép hàn hai phía, gồm hai chi tiết 

tấm đế và tấm vách có chiều  rộng 50 mm, chiều dày 5 mm, chiều dài đường hàn là 200 

mm, cạnh k mối hàn là 4 mm 
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5

1
6

5

5

200
 

Hình 7.5. Bản vẽ yêu cầu kỹ thuật của mối hàn 

5.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, phôi hàn, vật liệu hàn 

 5.2.1. Thiết bị và dụng cụ 

 Máy hàn hồ quang xoay chiều hoặc một chiều có đầy đủ dây tiếp đất; Bàn ghế 

hàn, đồ gá hàn; Kính hàn; Găng tay da; Máy mài; Búa nguội; Bàn chải sắt; Búa gõ xỉ; 

kìm rèn; Thước lá; Thước đo góc; Dưỡng kiểm tra mối hàn; Máy sấy que hàn; Trang bị 

bảo hộ lao động 

5.2.2. Phôi hàn 

Thép tấm CT31 (200 x 50 x 5) số lượng 6 tÊm/sinh viªn/ca 

200

5

5
0

 

Hình 7.6. Phôi hàn 

5.2.3.Vật liệu hàn 

- Que hàn thép các bon thấp Φ 3,2 (Kim tín J421) số lượng 0,3kg/hs/ca 

5.3. Chế độ hàn 

Đường kính que hàn: dqh = 3,2 mm 

Cường độ dòng điện hàn Ih = 115  125 A 

Số lớp hàn: 1 lớp 

5.4. Hàn đính tạo mối ghép:  

mối hàn đính phải chắc chắn, không cao quá làm ảnh hưởng tới đường hàn. 
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5.5. Gá phôi đúng vị trí hàn 

Trục đường hàn mằm trong mặt phẳng bằng và song song với vị trí làm việc 

5.6. Tiến hành hàn  

- Chuyển động que hàn theo hình răng cưa.  

2÷3

2÷3
5
÷

6
5
÷

6

 

Hình 7.7. Dao động ngang của que hàn 

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền 

đầy cạnh mối hàn. 

- Góc nghiêng của que hàn hợp phương thẳng đứng một góc từ 200300 và que 

hàn nằm trong mặt phẳng phân giác của góc hàn. 

- Chiều dài hồ quang: Lhq< dqh để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim 

loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng được bảo vệ  tốt hơn.  

Mối đính

45°

10°÷15°
4
5
°

 

Hình 7.8. Vị trí phôi hàn và góc độ que hàn khi hàn 

  - Sau khi hàn hết một que hàn chờ cho xỉ hàn chuyển sang màu đen gõ sạch xỉ ở 

cuối đường hàn một khoảng 1015mm rồi mới hàn tiếp.  

- Khi kết thúc đường hàn dùng hồ quang ngắt quãng để lấp đầy rãnh hồ quang. 

5.7. Làm sạch và kiểm tra chất lượng mối hàn 

- Gõ sạch xỉ, dùng bàn chải sắt đánh sạch mối hàn 

- Kiểm tra và phát hiện các khuyết tật bên ngoài mối hàn: sai lệch về hình dáng 

kích thước mối hàn, cháy cạnh, chảy tràn, độ đồng đều của vảy hàn 

- Kiểm tra mức độ biến dạng của liên kết hàn 
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6. Câu hỏi ôn tập 

1/ Chuẩn bị mối ghép hàn chồng nối khi hàn thép có chiều dày là 5mm, 8mm, 

10mm 

2/ Xác định chế độ hàn (dq, Ih,), số lớp hàn, cách dao động que hàn khi hàn 

chồng nối thép có chiều dày là 5mm, 8mm, 10mm 

3/ Trình tự thực hiện và kỹ thuật hàn mối hàn chồng nối. 

4/ Các dạng khuyết tật thường gặp khi hàn các mối hàn chồng nối, nguyên nhân 

và biện pháp phòng ngừa 



 127 

Phiếu số 1 - hướng dẫn thực hiện 

Khóa học TCN và CĐN Hàn 

Công việc Hàn chồng nối ở thế bằng 

TT Các bước Có Không 

1 
Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, 

kìm kẹp mát  
  

2 Kết nối thiết bị   

3 

Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ 

hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gõ xỉ, kìm kẹp phôi, 

thước lá, mũi vạch, mỏ lết 

  

4 
Chuẩn bị vật liệu hàn  

- Que hàn kim tín J421,  3,2, số lượng 0,3kg/SV/ca  
  

5 

Chuẩn bị phôi hàn 

- Thép CT31 , KT: 200x50x5 (mm). 

- Số lượng 6 phôi/1 sinh viên/ca 

  

6 Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe   

7 Chuẩn bị mép hàn: dùng máy mài   

8 Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt   

9 Bật công tắc nguồn   

11 Điều chỉnh dòng điện hàn đính Ih = 120 130 (A)   

12 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

 Gá phôi, điều chỉnh khe hở gữa hai chi tiết a  0   

13 Hàn đính tạo mối ghép hàn bằng que hàn  3,2   

 Làm sạch mối đính và rãnh hàn   

14 Điều chỉnh dòng điện hàn Ih = 110  115 (A)   

15 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

16 Gá phôi đúng vị trí hàn   

17 

Hàn phía thứ nhất  

- Góc nghiêng mỏ hàn:  = 75o ~ 80o;  = 45o    

- Phương pháp dao động: kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

  

  

18 
Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn lót thứ: dùng búa gõ xỉ, 

máy mài, bàn chải sắt  
  

19 Hàn phía đối diện: tương tự   

25 Làm sạch sản phẩm: dùng búa gõ xỉ, bàn chải sắt   

26 Ghi tên, nộp bài   
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 Phiếu số 2A – phiếu học tập  

Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ mỏ hàn  Thời gian dự kiến: 

- Tài liệu phát tay: 

Phiếu hướng dẫn 

thực hiện. 

- Máy vi tính. 

- Máy Projector 

- Phông máy chiếu 

 

 

Bản vẽ chế tạo 

5

1
6

5

5

200
 

Phôi hàn 

200

5

5
0

 

 

Góc độ que hàn 

Mối đính

45°

10°÷15°

4
5
°

 

Dao động que hàn: đường thẳng hoặc răng cưa 

2÷3

2÷3

5
÷

6
5
÷

6
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Phiếu học tập theo 4d 

Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục          Thời gian dự kiến: 

- Bản vẽ: Các dạng 

hỏng, nguyên nhân 

cách khắc phục. 

- Máy Projector. 

- Máy vi tính 

- Phông máy chiếu 

a) Cháy cạnh 

 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá lớn 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

- Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa hợp lý 

- Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn 

Biện pháp khắc phục 

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho 

kim loại phụ điền đầy vào hai bên. 

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn 

- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. 

- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang 

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp 

- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang  

b) Rỗ xỉ (lẫn xỉ) 

 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim 

loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. 

- Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp 

chưa gõ sạch xỉ. 

- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao. 

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài. 

Biện pháp khắc phục 

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng 

thời gian dừng lại của hồ quang 

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các 

lớp hàn. 
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- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, 

giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về 

phía trước vũng hàn. 

c) Không ngấu 

 

Nguyên nhân 

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ 

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh 

- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực không hợp lý. 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

Biện pháp khắc phục 

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn 

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... 
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Phiếu số 3A – Phiếu giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn chồng nối ở thế bằng 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Hàn chồng nối ở thế bằng  

- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 06 

- Số SV/ 1 nhóm:  04 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng 

10‟  
25‟ 4hv = 100‟   10‟  120‟  

5.Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 

bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 

bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 

bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 
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bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 

bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 

bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 120‟  
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Phiếu số 3B - Phiếu giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn chồng nối ở thế bằng 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Hàn chồng nối ở thế bằng  

- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn chồng nối ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 06 

- Số SV/ 1 nhóm:  04 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng 

10‟  
25‟ 4hv = 100‟   10‟  120‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 

bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 

bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 

bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 
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bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo TPO và phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV sẽ không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 

bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn chồng nối ở thế 

bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng dẫn thực 

hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra nhận xét cá 

nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 120‟  
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Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả 

STT Các yếu tố tính điểm kết quả đo 
điểm 

Tối đa 

Điểm  

Thực 
Ghi chú 

1 
Cạnh mối hàn có đảm bảo kích thước không? 

Sai lệch ≤ 1,0mm = 1,5đ;  ≤ 2,0mm = 0,8đ;   2,0mm = 0đ 
 2,0 

 
  

2 
Các điểm bắt đầu lại, điểm nối que có quá cao không? 

Sai lệch ≤ 2,0mm = 1,2đ;  ≤ 3,0mm = 0,8đ;   3,0mm = 0đ 
Cã/kh«ng 1,5 

 
  

3 

Mối hàn không bị  ngậm xỉ hoặc rỗ bề mặt 

1 khuyết tật rỗ hoặc ngậm xỉ nhìn thấy được = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 

2 khuyết tật = 1,0đ; 3 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 4  khuyết tật = 0đ 

 2,0 

 
  

  

4 

Liên kết hàn không bị cháy cạnh không? (không tính đến chiều sâu 0,5 mm 

hoặc nhỏ hơn) nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 

2 khuyết tật = 1,0đ; 2 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 4 khuyết tật = 0đ 

 2,0 

 

 

5 
Mối hàn có bị quá lồi hoặc lõm không? (cho phép sai lệch ≤ 2,0 mm)  

Sai lệch ≤ 2,5mm = 1,2đ;  ≤ 3,0mm = 0,8đ;   3,0mm = 0đ 
 1,5 

   

  

6 Toàn bộ mẫu hàn có được làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 % ? Có/Không 1,0    

 Điểm tổng cộng  10,0    

 

Có     1,0 điểm 

Không    0,0 điểm 
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Bài 8. Hàn góc có vát mép ở thế bằng 

Mục tiêu 

Học xong bài học này người học sẽ có khả năng: 

- Chuẩn bị mép hàn,vật liệu hàn và dụng cụ hàn đúng yêu cầu 

- Gá lắp phôi hàn, kết cấu hàn đảm bảo chắc chắn đúng kích thước 

- Tính toán chế độ hàn dqh, Ih, Vh phù hợp với chiều dày vật liệu  

- Chọn cách dao động que hàn  khi biết chiều dày phôi và kích thước mối hàn 

- Hàn mối hàn góc có vát mép đảm bảo ngấu, đều, đạt tính thẩm mỹ, đúng kích thước. 

- Kiểm tra đánh giá chất lượng mối hàn 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 

 Nội dung 

1. Kỹ thuật hàn góc có vát mép ở thế bằng 

 - Trong thực tế chúng ta thường gặp dạng mối hàn bằng lấp góc chữ “T”  vát mép 

hai phía và lấp góc dạng chữ “L”  vát mép một phía. Kỹ thuật thực hiện mối hàn này 

hoàn toàn giống như kỹ thuật hàn bằng giáp mối có vát mép không có khe hở với góc 

vát bằng 600.  

 - Đối với mối hàn góc dễ có khuyết tật là không ngấu ở trong góc của mối ghép 

và dễ cháy cạnh ở hai bên. Do đó khi hàn mối hàn này phải xác định đúng chế độ hàn 

công suất nhiệt của hồ quang hàn phải đủ lớn. Khi dao động que hàn phải sang hai bên 

tại vị trí que hàn đổi chiều thì phải có thời gian dừng. Hàn với hồ quang ngắn 

2. Sự chuẩn bị và kích thước mối hàn góc có vát mép  

Bảng 8.1. Chuẩn bị mối ghép theo tiêu chuẩn OCT 5264-59 

Kiểu mối ghép S S1 a = P b h 

50°÷
55°

a

P

S

S 1

 
 

S 1

S

b

h

 

4 

0,7S 

1 1  10 3 1

3



  

6 1 1  14 3 1

3



  

8 2 1

2



  16 3 1

3



  

10 2 1

2



  20 3 1

3



  

12 2 1

2



  22 4 3  

14 2 1

2



  26 4 3  

16 2 1

2



  28 4 3  

18 2 1

2



  32 5 3  

20 2 1

2



  34 5 3  

22 2 1

2



  38 5 3  

24 2 1

2



  40 5 3  

26 2 1

2



  42 5 3  
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S S

S 1

h

b50
°÷

55
°

a4

 

S S

S 1

h

b50
°÷

55
°

a4

 

1216 

0,7S 

45 16 3 3  

1822 67 20 3 3  

2428 89 22 5 3  

3034 1011 26 3 3  

3640 1213 28 6 3  

4246 1415 30 3 3  

4852 1617 34 9 3  

5458 1819 36 3 3  

6064 2021 40 3 3  

6670 2223 42 11 3  

7276 2425 46 11 3  

7882 2627 48 11 3  

3. Tính chọn chế độ hàn 

3.1. Đường kính que hàn   

Hàn góc, áp dụng công thức 

 1
2


k
d  (mm). 

Trong đó:  d  đường kính que hàn (mm)  

k  cạnh mối hàn góc (mm) 

Trong thực tế, chiều dày tấm hoặc cạnh mối hàn góc có thể rất lớn nên khi đó 

dùng công thức trên sẽ không phù hợp, đối với mối hàn nhiều lớp, những lớp đầu 

thường chọn que hàn có đường kính từ 2,5  3 mm. Những lớp sau đường kính que hàn 

có thể chọn lớn hơn. Hoặc chọn theo bảng chế độ hàn thép các bon thấp, trung bình và 

thép các bon cao tùy từng trường hợp cụ thể của phôi hàn. 

3.2. Cường độ dòng điện hàn 

Theo công thức: h = ( + αd)d (A)  

  Hoặc    Ih = (30  40)d  (A) 

Trong đó:  Ih là dòng điện hàn 

 và α là hệ số thực nghiệm, khi hàn que hàn thép  =20,  = 6. 

d là đường kính que hàn. 

3.3. Vận tốc hàn. 

Trong quá trình hàn rất khó xác định tốc độ hàn do đó người thợ phải luôn luôn 

quan sát tình hình nóng chảy của vũng hàn để điều chỉnh tốc độ hàn cho thích hợp 
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3.4. Tính số đường hàn.   

11 



n

d

F

FF
n

 

Trong đó:  n -là số đường hàn 

F1- là diện tích tiết diện ngang của đường hàn thứ nhất 

Fn- là diện tích tiết diện ngang của đường hàn tiếp theo 

Fd- là diện tích tiết diện ngang của toàn bộ kim loại đắp (được tính 

toán theo bản vẽ thiết kế mối hàn) 

Để đơn giản việc tính toán ta có thể coi F2 = F3 = …. = Fn 

Diện tích tiết diện ngang của kim loại đắp sau một lớp hàn phụ thuộc vào đường 

kính que hàn theo kinh nghiệm ta có: 

F1 = (69)d 

Fn = (812)d 

Trong đó:  d - là đường kính que hàn (mm) 

F1 và Fn tính bằng (mm) 

4. Các dạng khuyết tật thường gặp  

4.1. Cháy cạnh  

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá lớn 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

- Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa hợp lý 

- Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn  

Biện pháp khắc phục 

Cháy cạnh

 

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ 

điền đầy vào hai bên. 

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn 

- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. 

- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang 

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp 

- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang  

4.2. Rỗ xỉ (lẫn xỉ) 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim loại nóng 

chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. 
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- Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính 

hay hàn nhiều lớp chưa gõ sạch xỉ.  

- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao. 

 - Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp 

thoát ra ngoài. 

Biện pháp khắc phục 

Rỗ xỉ

 

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian 

dừng lại của hồ quang 

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn. 

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ 

hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn. 

4.3. Không ngấu 

Nguyên nhân 

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ 

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh 

- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực 

không hợp lý. 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

Không ngấu

 

Biện pháp khắc phục 

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn 

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... 

5. Bài tập thực hành 

5.1. Đọc bản vẽ 

80200

13

1
3

1
6

5

 

Hình 8.1. Bản vẽ yêu cầu kỹ thuật của mối hàn 

Trên hình là bản vẽ liên kết hàn góc dạng chữ “L”  vát mép một phía. Gồm hai 

chi tiết tấm đế và tấm vách có chiều  rộng 80 mm, chiều dày 13 mm, chiều dài đường 

hàn là 200 mm, các cạnh mối hàn là k1 = 5mm; k2 = 16mm 
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5.2. Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ, phôi hàn, vật liệu hàn 

 5.2.1. Thiết bị và dụng cụ 

Máy hàn hồ quang xoay chiều hoặc một chiều có đầy đủ dây tiếp đất; Bàn ghế 

hàn, đồ gá hàn; Kính hàn; Găng tay da; Máy mài; Búa nguội; Bàn chải sắt; Búa gõ xỉ; 

kìm rèn; Thước lá; Thước đo góc; Dưỡng kiểm tra mối hàn; Máy sấy que hàn; Trang bị 

bảo hộ lao động                                                                                                

5.2.2. Phôi hàn 

Thép tấm CT31 (200 x 80 x 13) số lượng 2 tÊm/sinh viªn/ca 

200

13

200 3

13

5
5
°

8
0

8
0

 

Hình 8.2. Phôi hàn 

5.2.3.Vật liệu hàn 

- Que hàn thép các bon thấp Φ 3,2 (Kim tín J421) số lượng 0,5kg/hs/ca 

5.3. Xác định chế độ hàn 

Đường kính que hàn: dqh = 3,2 mm 

Cường độ dòng điện hàn Ih = 115 ÷ 125 A 

Số đường hàn: 4 đường 

5.4. Hàn đính tạo mối ghép. 

- Đặt phôi liệu song song với cạnh bàn hàn, chỉnh cho hai tấm phôi vuông góc 

với nhau kẹp chặt phôi vào đồ gá 

- Hàn đính chắc chắn, mối hàn đính không cao quá làm ảnh hưởng tới đường hàn. 

5.5. Gá phôi đúng vị trí hàn 

Trục đường hàn mằm trong mặt phẳng bằng và song song với vị trí làm việc 

(mặt phẳng tấm đế tạo với mặt phẳng bằng góc 600) 



 141 

5.6. Tiến hành hàn 

5.6.1. Hàn đường hàn thứ nhất (Hàn phía không có mối đính) 

- Chuyển động que hàn theo theo hình hình răng cưa.  

2÷3

2÷3

5
÷

6
5
÷

6

 

Hình 8.3. Dao động ngang của que hàn 

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền 

đầy cạnh mối hàn. 

- Góc nghiêng của que hàn hợp phương thẳng đứng một góc từ 100150 và que 

hàn nằm trong mặt phẳng phân giác của góc hàn. 

- Chiều dài hồ quang: Lhq< dqh để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim 

loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng được bảo vệ  tốt hơn.  

10°÷15°

30°

 

Hình 8.4. Vị trí của phôi hàn và góc độ que hàn khi hàn đường hàn thứ nhất 

- Sau khi hàn hết một que hàn chờ cho xỉ hàn chuyển sang màu đen gõ sạch xỉ ở 

cuối đường hàn một khoảng 1015mm rồi mới hàn tiếp.  

- Khi kết thúc đường hàn dùng hồ quang ngắt quãng để lấp đầy rãnh hồ quang. 

5.6.2. Hàn đường hàn thứ hai: tương tự như hàn lớp thứ nhất 

5.6.3. Hàn đường hàn thứ ba: chia bề rộng mối hàn của lớp thứ ba làm 4 phần, 

hàn đường hàn lớp thư tư chêm lên 3 phần bề rộng của mối hàn lớp thứ ba và đảm bảo 

cho cạnh mối hàn này bằng 5mm 
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10°÷15°

60
°

55°

 

Hình 8.5. Vị trí của phôi hàn và góc độ que hàn khi hàn đường hàn thứ ba 

- Chuyển động que hàn theo theo hình bán nguyệt hoặc hình răng cưa.  

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền 

đầy cạnh mối hàn. 

- Góc nghiêng của que hàn (hình vẽ) 

- Chiều dài hồ quang: Lhq< dqh để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim 

loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng được bảo vệ  tốt hơn. 

5.6.4. Hàn đường hàn thứ tư: chia bề rộng mối hàn của lớp thứ tư làm 3 phần, 

hàn đường hàn lớp thư tư chêm lên 2 phần bề rộng của mối hàn lớp thứ tư và đảm bảo 

cho cạnh mối hàn này bằng 16mm 

10°÷15°

60
°

35°

 

Hình 8.6. Vị trí của phôi hàn và góc độ que hàn khi hàn đường hàn thứ tư 

- Chuyển động que hàn theo theo hình bán nguyệt hoặc hình răng cưa.  

- Khi dao động que hàn sang hai bên dừng lại ở cạnh mối hàn để kim loại điền 

đầy cạnh mối hàn.  

- Góc nghiêng của que hàn (hình vẽ) 

- Chiều dài hồ quang: Lhq< dqh để tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển kim 

loại lỏng vào vũng hàn và mối hàn cũng được bảo vệ  tốt hơn. 
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5.7. Làm sạch và kiểm tra chất lượng mối hàn: 

- Gõ sạch xỉ, dùng bàn chải sắt đánh sạch mối hàn 

- Kiểm tra và phát hiện các khuyết tật bên ngoài mối hàn: sai lệch về hình dáng 

kích thước mối hàn, cháy cạnh, chảy tràn, độ đồng đều của vảy hàn 

- Kiểm tra mức độ biến dạng của liên kết hàn 

 

6. Câu hỏi ôn tập 

1/ Chuẩn bị mối ghép hàn dạng chữ T và chữ L khi hàn thép có chiều dày là 

5mm, 8mm, 10mm 

2/ Xác định chế độ hàn (dq, Ih,), số lớp hàn, cách dao động que khi hàn chữ T và 

chữ L khi hàn thép có chiều dày là 5mm, 8mm, 10mm 

3/ Trình tự thực hiện mối hàn dạng chữ T và chữ L. 

4/ Các dạng khuyết tật thường gặp khi hàn các mối hàn dạng chữ T và chữ L, 

nguyên nhân và biện pháp phòng ngừa 
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Phiếu số 1 - phiếu hướng dẫn thực hiện 

Khóa học TCN và CĐN Hàn 

Công việc Hàn giáp mối góc không mép ở thế bằng 

TT Các bước Có Không 

1 
Chuẩn bị thiết bị: máy hàn hồ quang tay, bộ cáp hàn, kìm hàn, 

kìm kẹp mát  
  

2 Kết nối thiết bị   

3 

Chuẩn bị dụng cụ: máy mài, ampe kìm, găng tay da, mặt nạ 

hàn, bàn chải sắt, đe, búa nguội, búa gõ xỉ, kìm kẹp phôi, 

thước lá, mũi vạch, mỏ lết 

  

4 
Chuẩn bị vật liệu hàn 

- Que hàn kim tín J421,  3,2, số lượng 0,5kg/SV/ca  
  

5 

Chuẩn bị phôi hàn 

- Thép CT31 , KT: 200x80x13 (mm). 

- Số lượng 2 phôi/1 sinh viên/ca 

  

6 Nắn thẳng, nắn phẳng phôi: dùng búa, đe   

7 Chuẩn bị mép hàn: dùng máy mài   

8 Làm sạch bề mặt phôi: dùng máy mài hoặc bàn chải sắt   

9 Bật công tắc nguồn   

10 Điều chỉnh dòng điện hàn đính Ih = 130 140 (A)   

11 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

12 Gá phôi, điều chỉnh độ vuông góc giữa hai chi tiết   

13 Hàn đính tạo mối ghép hàn bằng que hàn  3,2   

14 Làm sạch mối đính và rãnh hàn   

15 Điều chỉnh dòng điện hàn Ih = 115  125 (A)   

16 Kiểm tra dòng điện hàn bằng ampe kìm   

17 Gá phôi đúng vị trí hàn   

18 

Hàn đường hàn thứ nhất 

- Góc nghiêng mỏ hàn:  = 75o ~ 80o;  = 30o    

- Phương pháp dao động: kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

  

  

19 Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ nhất: dùng búa gõ   
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xỉ, máy mài, bàn chải sắt  

20 Hàn đường hàn thứ hai: như bước 18   

21 Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ hai: như bước 19    

22 

Hàn đường hàn thứ ba 

- Góc nghiêng mỏ hàn:  = 75o ~ 80o;  = 55o    

- Phương pháp dao động: kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

  

  

23 Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ ba: như bước 19    

24 

Hàn đường hàn thứ tư 

- Góc nghiêng mỏ hàn:  = 75o ~ 80o;  = 30o    

- Phương pháp dao động: kiểu răng cưa 

- Chiều dài hồ quang:   Lhq = 2  3mm 

  

  

  

25 Gõ xỉ, làm sạch bề mặt của đường hàn thứ tư: như bước 19   

26 Làm sạch sản phẩm: dùng búa gõ xỉ, bàn chải sắt   

27 Ghi tên, nộp bài   
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Phiếu số 2A - Phiếu học tập  

Bản vẽ phôi, gá đính, góc độ mỏ hàn   Thời gian dự kiến: 

- Tài liệu phát 

tay: Phiếu hướng 

dẫn thực hiện. 

- Máy vi tính. 

- Máy Projector 

- Phông máy 

chiếu 

 

 

Bản vẽ chế tạo 

80200

13

1
3

1
6

5

 

Phôi hàn 

200

13

200 3

13

5
5
°

8
0

8
0

 

Gá đính 

10÷15

Mối đính
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Góc độ que hàn 

Hàn đường hàn thứ nhất, thứ hai 

10°÷15°

30°

 

Hàn đường hàn thứ ba  

10°÷15°

60
°

55°

 

Hàn đường hàn thứ tư  

10°÷15°

60
°

35°

 

Dao động que hàn: răng cưa 

2÷3

2÷3

5
÷

6
5
÷

6
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Phiếu số 2B – Phiếu học tập 

Bản vẽ: Các dạng hỏng, nguyên nhân và cách khắc phục         Thời gian dự kiến: 

- Bản vẽ: Các dạng 

hỏng, nguyên nhân 

cách khắc phục. 

- Máy Projector. 

- Máy vi tính 

- Phông máy chiếu 

a) Cháy cạnh  

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá lớn 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

- Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa hợp lý 

- Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn 

Cháy cạnh

 

Biện pháp khắc phục 

- Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho 

kim loại phụ điền đầy vào hai bên. 

- Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn 

- Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp. 

- Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang 

- Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp 

- Hạn chế sự thổi tạt hồ quang  

b) Rỗ xỉ (lẫn xỉ) 

Rỗ xỉ

 

Nguyên nhân 

- Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim 

loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn. 

- Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp 
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chưa gõ sạch xỉ. 

- Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao. 

- Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài. 

Biện pháp khắc phục 

- Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng 

thời gian dừng lại của hồ quang 

- Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các 

lớp hàn. 

- Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, 

giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về 

phía trước vũng hàn. 

c) Không ngấu 

Nguyên nhân 

- Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ 

- Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh 

- Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực không hợp lý. 

- Chiều dài cột hồ quang quá lớn 

Không ngấu

 

Biện pháp khắc phục 

- Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn 

- Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn ... 
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Phiếu số 3A - Phiếu giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn góc có vát mép ở thế bằng 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Hàn góc có vát mép ở thế bằng 

- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 06 

 - Số SV/ 1 nhóm:  04 

4. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng 

10‟  
60‟ 4hv = 240‟   10‟  260‟  

5. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 
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ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV sẽ tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 260‟  
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Phiếu số 3B - Phiếu giao bài tập nhóm 

Kỹ năng: Hàn góc có vát mép ở thế bằng 

1. Kiểu hoạt động nhóm:  

- Thực hành kỹ năng 

2. Mục tiêu hoạt động: 

- SV thực hành kỹ năng 

- Thực hành độc lập kỹ năng theo hai nhóm có sự hướng dẫn của GV 

- SV thành thạo kỹ năng: Hàn góc có vát mép ở thế bằng 

- Trình tự thực hiện kỹ năng hàn góc có vát mép ở thế bằng 

3. Hình thức nhóm 

 - Số nhóm: 06 

- Số SV/ 1 nhóm:  04 

5. Thời gian 

Chuẩn bị 

nhóm 

Làm việc thực sự của 

nhóm 

Báo cáo Rút kinh nghiệm Tổng cộng 

10‟  
60‟ 4hv = 240‟   10‟  260‟  

6. Phân công nhóm 

Công việc Nhóm 1: (Làm ở máy số 1) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 2: (Làm ở máy số 2) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 3: (Làm ở máy số 3) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 4: (Làm ở máy số 4) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 
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ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 5: (Làm ở máy số 5) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Nhóm 6: (Làm ở máy số 6) Thực hành kỹ năng hàn góc có vát mép 

ở thế bằng. Mỗi SV thực hiện toàn bộ quy trình theo phiếu hướng 

dẫn thực hiện. Các SV còn lại trong nhóm ngồi quan sát và đưa ra 

nhận xét cá nhân. GV không tham gia hướng dẫn. 

Thời gian 260‟  
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Phiếu số 4 - Đánh giá kết quả 

STT Các yếu tố tính điểm kết quả đo 
điểm 

Tối đa 

Điểm  

Thực 
Ghi chú 

1 
Cạnh mối hàn có đảm bảo kích thước không? 

Sai lệch ≤ 1,0mm = 1,2đ;  ≤ 2,0mm = 0,8đ;   2,0mm = 0đ 
 1,5 

 
  

2 
Các điểm bắt đầu lại, điểm nối que có quá cao không? 

Sai lệch ≤ 2,0mm = 0,8đ;  ≤ 3,0mm = 0,5đ;   3,0mm = 0đ 
Cã/kh«ng 1,0 

 
  

3 

Mối hàn không bị  ngậm xỉ hoặc rỗ bề mặt 

1 khuyết tật rỗ hoặc ngậm xỉ nhìn thấy được = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 

2 khuyết tật = 0,8đ; lớn hơn hoặc bằng 3  khuyết tật = 0đ 

 2,0 

 
  

  

4 

Liên kết hàn không bị cháy cạnh không? (không tính đến chiều sâu 0,5 mm 

hoặc nhỏ hơn) nhỏ hơn hoặc bằng 15mm dài = 1 khuyết tật. 1 khuyết tật = 1,5đ; 

2 khuyết tật = 1,0đ; 2 khuyết tật = 0,5đ; lớn hơn hoặc bằng 4 khuyết tật = 0đ 

 2,0 

 

 

5 
Mối hàn có bị quá lồi hoặc lõm không? (cho phép sai lệch ≤ 2,0 mm)  

Sai lệch ≤ 2,5mm = 1,2đ;  ≤ 3,0mm = 0,8đ;   3,0mm = 0đ 
 1,5 

   

  

6 Toàn bộ mẫu hàn có được làm sạch xỉ và các hạt bắn toé đạt 99 % ? Có/Không 1,0    

7 
Mép giữa 2 tấm tôn ghép nối bị lệch có trong phạm vi cho phép không? (cho 

phép ≤ 1,0 mm) 
Cã/Kh«ng 1,0 

 
  

 Điểm tổng cộng  10,0    

 

Có     1,0 điểm 

Không    0,0 điểm
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Bách khoa Hà nội 1997.  

[7]. Giáo trình công nghệ hàn tập 1,2 - Dự án Jica 
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